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Bài 1: ( 4 điểm )   Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 2: ( 4 điểm )   Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?

Câu 3: ( 3 điểm )  Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?

Câu 4. ( 4,5 điểm )   Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay   trở lại S.

 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .

Bài 5: ( 4,5 điểm )   Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ  hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.

-----------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN

CHẤM BÀI THI HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Vật lý.

( đáp án  gồm 4 trang)
	STT
	ĐIỂM CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Bài 1
	( 4 điểm )   
	Giải:

Vẽ sơ đồ chuyển động mang tính khoa học

Gọi v1, s1, t1 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 1.

Gọi v2, s2, t2 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 2.

Đổi:

6 phút = 0,1h;

12 phút = 0,2h.

Khi 2 xe đi ngược chiều.

Quãng đường  mà xe 1 đi được là:

ADCT: 
[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image2.wmf]1
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Quãng đường  mà xe 2 đi được là:
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Theo đề bài ta có   s1 + s2 =6 (3a)

Từ (1a) , (2a) và (3a) ta lại có: 

0,1v1 + 0.1v2 = 6 ( v1 + v2 =60. (4a)

 Khi 2 xe đi cùng chiều.

Quãng đường  mà xe 1 đi được là:
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Quãng đường  mà xe 2 đi được là:

ADCT: 
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thay số ta có 
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Theo đề bài ta có   
[image: image11.wmf]12

2()

sskm

-=

 (3b)

Từ (1) , (2) và (3) ta lại có: 
[image: image12.wmf]12

0.20,22

vv

-=

(. 
[image: image13.wmf]12

10

vv

-=

 (4b)

Giả sử xe thứ nhất có vận tốc lớn hơn xe thứ 2.

Kết hợp (4a) và (4b) ta có hệ phương trình   
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   (I)

Giải I ta có v1 = 35km/h và v2 = 25km/h

Giả sử xe thứ nhất có vận tốc nhỏ hơn xe thứ 2.

Kết hợp (4a )và (4b) ta có hệ phương trình   
[image: image15.wmf]12
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 (II)

  Giải (II) ta có v1 = 25km/h và v2 = 35km/h
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	Bài 2
	( 4 điểm )   
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  Tóm tắt
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Giải

+ Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình

 + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.

+ Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:

PA = PB

                                Hay       dd . 0,18 = dn . (0,18 - h)

                                         8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h)  

                                                   1440 = 1800 - 10000.h 

                                            10000.h = 360

.                                                      h = 0,036 (m)   = 3,6 ( cm)

     Vậy : Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là :  3,6 cm.
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	Bài 3
	( 3 điểm )   
	+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.

+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.  

Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.
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	Bài 4
	( 4,5 điểm )   
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a/ +  Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 

   +   Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 

   +  Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
   +  Nối S, I, J, S  và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 

[image: image305.wmf]P
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b/   Ta phải tính góc ISR.

      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
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      Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc O = 600                                                    Do đó góc còn lại  IKJ = 1200
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 Suy ra: Trong 
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JKI  có :   I1   +   J1 = 600 

Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    
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   Từ đó:  =>   I1   +   I2  +   J1  +   J2 =  1200
Xét 
[image: image17.wmf]D

SJI có tổng 2 góc :   I   +    J      = 1200   =>  IS J = 600
[image: image317.wmf]H
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[image: image319.bmp]Do vậy : góc ISR = 1200    ( Do kề bù với  ISJ )
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	Bài 5
	( 4,5 điểm )   
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Giải:  Do hai quả cầu có khối lượng bằng nhau.
Gọi V1, V2 là thể tích của hai quả cầu, ta có:


D1. V1 = D2. V2 hay [image: image19.wmf]3
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Gọi F1 và F2 là lực đẩy Acsimet tác dụng vào các quả cầu. Do cân bằng ta có:

(P1- F1).OA = (P2+P’ – F2).OB

Với P1, P2, P’ là trọng lượng của các quả cầu và quả cân; OA = OB;

 P1 = P2 từ đó suy ra:P’ = F2 – F1 hay 10.m1 = (D4.V2- D3.V1).10

Thay V2 = 3 V1 vào ta được: m1 = (3D4- D3).V1       (1)

     Tương tự cho lần thứ hai ta có;

(P1- F’1).OA = (P2+P’’ – F’2).OB

( P’’ = F’2 - F’1 hay 10.m2=(D3.V2- D4.V1).10

( m2= (3D3- D4).V1      


      (2)
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	ĐỀ THI HSG LỚP 8 – MÔN VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 150 phút

Năm học 2011 - 2012

( Đề thi gồm 5 bài trên 1 trang)


Bài 1: ( 4 điểm )   Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 2: ( 4 điểm )   Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?

Câu 3: ( 3 điểm )  Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?

Câu 4. ( 4,5 điểm )   Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay   trở lại S.

 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .

Bài 5: ( 4,5 điểm )   Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ  hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.

-----------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN

CHẤM BÀI THI HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Vật lý.

( đáp án  gồm 4 trang)
	STT
	ĐIỂM CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Bài 1
	( 4 điểm )   
	Giải:

Vẽ sơ đồ chuyển động mang tính khoa học

Gọi v1, s1, t1 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 1.

Gọi v2, s2, t2 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 2.

Đổi:

6 phút = 0,1h;

12 phút = 0,2h.

Khi 2 xe đi ngược chiều.

Quãng đường  mà xe 1 đi được là:

ADCT: 
[image: image22.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image23.wmf]1
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Quãng đường  mà xe 2 đi được là:

ADCT: 
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Theo đề bài ta có   s1 + s2 =6 (3a)

Từ (1a) , (2a) và (3a) ta lại có: 

0,1v1 + 0.1v2 = 6 ( v1 + v2 =60. (4a)

 Khi 2 xe đi cùng chiều.

Quãng đường  mà xe 1 đi được là:

ADCT: 
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[image: image28.wmf] thay số ta có 
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Quãng đường  mà xe 2 đi được là:

ADCT: 
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thay số ta có 
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Theo đề bài ta có   
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Từ (1) , (2) và (3) ta lại có: 
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Giả sử xe thứ nhất có vận tốc lớn hơn xe thứ 2.

Kết hợp (4a) và (4b) ta có hệ phương trình   
[image: image35.wmf]12
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   (I)

Giải I ta có v1 = 35km/h và v2 = 25km/h

Giả sử xe thứ nhất có vận tốc nhỏ hơn xe thứ 2.

Kết hợp (4a )và (4b) ta có hệ phương trình   
[image: image36.wmf]12
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 (II)

  Giải (II) ta có v1 = 25km/h và v2 = 35km/h
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	Bài 2
	( 4 điểm )   
	[image: image320.bmp][image: image321.bmp][image: image322.bmp]  Tóm tắt
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Giải

+ Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình

 + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.

+ Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:

PA = PB

                                Hay       dd . 0,18 = dn . (0,18 - h)

                                         8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h)  

                                                   1440 = 1800 - 10000.h 

                                            10000.h = 360

.                                                      h = 0,036 (m)   = 3,6 ( cm)

     Vậy : Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là :  3,6 cm.
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0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm


	Bài 3
	( 3 điểm )   
	+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.

+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.  

Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.
	 1 điểm

1 điểm

0, 5 điểm

0, 5 điểm

	

	Bài 4
	( 4,5 điểm )   
	

a/ +  Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 

   +   Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 

   +  Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
   +  Nối S, I, J, S  và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 

b/   Ta phải tính góc ISR.

      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
      Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc O = 600                                                    Do đó góc còn lại  IKJ = 1200
 Suy ra: Trong 
[image: image37.wmf]D

JKI  có :   I1   +   J1 = 600 

Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    

   Từ đó:  =>   I1   +   I2  +   J1  +   J2 =  1200
Xét 
[image: image38.wmf]D

SJI có tổng 2 góc :   I   +    J      = 1200   =>  IS J = 600
Do vậy : góc ISR = 1200    ( Do kề bù với  ISJ )


	1 điểm
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0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


	

	Bài 5
	( 4,5 điểm )   
	[image: image39.png]



Giải:  Do hai quả cầu có khối lượng bằng nhau.
Gọi V1, V2 là thể tích của hai quả cầu, ta có:


D1. V1 = D2. V2 hay [image: image40.wmf]3
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Gọi F1 và F2 là lực đẩy Acsimet tác dụng vào các quả cầu. Do cân bằng ta có:

(P1- F1).OA = (P2+P’ – F2).OB

Với P1, P2, P’ là trọng lượng của các quả cầu và quả cân; OA = OB;

 P1 = P2 từ đó suy ra:P’ = F2 – F1 hay 10.m1 = (D4.V2- D3.V1).10

Thay V2 = 3 V1 vào ta được: m1 = (3D4- D3).V1       (1)

     Tương tự cho lần thứ hai ta có;

(P1- F’1).OA = (P2+P’’ – F’2).OB

( P’’ = F’2 - F’1 hay 10.m2=(D3.V2- D4.V1).10

( m2= (3D3- D4).V1      


      (2)

  Lập tỉ số [image: image41.wmf]4
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   Đề Số 1

         Bài 1: (5đ) 

Lúc 7h một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ cách anh ta 10 km. cả hai chuyển động đều với các vận tốc 12 km/h và 4 km/h

Tìm vị trí và thời gian người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ

Bài 2: (5đ)
Một toà nhà cao 10 tầng mỗi tầng cao 3,4m, có một thang máy chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50 kg. Mỗi chuyến lên tầng 10 nếu không dừng ở các tầng khác mất một phút.

a. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu?

b. Để đảm bảo an toàn, người ta dùng một động cơ có công suất gấp đôi mức tối thiểu trên. Biết rằng giá 1 kw điện là 750 đồng. Hỏi chi phí mỗi lần lên thang máy là bao nhiêu?

Bài 3: (6đ)
Người kê một tấm ván để kéo một cái hòm có trọng lượng 600N lên một chiếc xe tải. sàn xe cao 0,8m, tấm ván dài 2,5 m, lực kéo bằng 300N.

a. Tính lực ma sát giữa đáy hòm và mặt ván?

b. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng ?

Bài 4: (4đ)
Một động cơ công suất 20 kw. Tính lượng xăng tiêu thụ trong 1h. Biết hiệu suất của động cơ là 30% và năng suất toả nhiệt của xăng là 46.106 J/kg.

                                              đáp án 1

                                                                 S1

Bài 1: (5đ)                   V1                        V2                    S2

                            A            S = 10 km       B                             C        (0,5đ)

Gọi s1  là quãng đường người đi xe đạp đi được:

S1  = v1.t (víi v1 = 12 km/h)  (0,5đ)

Gọi s2 là quãng đường người đi bộ đi được:

S2 = v2.t (víi v2 = 4km/h)       (0,5đ)

Khi người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ:

S1 = s2 + s    (0,5đ)

hay v1t = s + v2t   (0,5đ)

=> (v1  - v2)t = s => t = 
[image: image43.wmf]2
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 (0,5đ)

thay số: t = 
[image: image44.wmf]4
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 = 1,25 (h)   (0,5đ)

Vì xe đạp khởi hành lúc 7h nên thời điểm gặp nhau là:

t = 7 + 1,25 = 8,25 h   (0,5đ)

hay t = 8h15’

vị trí gặp nhau cách A một khoảng:

AC = s1 = v1t = 12.1,25 = 15 km (1đ) 

Bài 2: (5đ)

a. (3đ) Để lên cao đến tầng 14, thang máy phải vượt qua 9 tầng. Vậy phải lên cao:

h = 3,4.9 = 30,6 m    (0,5đ)

Khối lượng của 20 người là: m = 50.20 = 1000 kg   (0,5đ)

Trọng lượng của 20 người là: p = 10m = 10 000 N

Vậy công phải tiêu tốn cho mỗi lần thang lên tối thiểu là:

A = P.h = 10 000. 30,6 J = 306 000 J    (1đ)

Công tối thiểu của động cơ kéo thang lên là:

P = 
[image: image45.wmf]5100
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b. (2đ) Công suất thực hiện của động cơ:

P’ = 2P = 10200w = 10,2kw

Vậy chi phí cho một lần thang lên là:

T = 
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Bài 3: (6đ)                                                                                   
[image: image47.wmf]k
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a. (3đ) Nếu không có ma sát                                                             l                        h

    thì lực kéo hòm sẽ là F’: (0,5đ)                                      
[image: image48.wmf]ms
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áp dụng định luật bảo toàn công ta được:  (0,5đ)                                             

F’.l = P.h           (0,5đ) 

=> F’ = 
[image: image50.wmf]N
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Vậy lực ma sát giữa đáy hòm và mặt ván: 

Fms = F – F’   (0,5đ)

      = 300 – 192 = 108 N   (0,5đ)

b. (3đ) áp dụng công thức hiệu suất:

H = 
[image: image51.wmf]%
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   (0,5đ)

Mà A0 = P.h   (0,5đ)

Và A = F.l     (0,5đ)

=> H = 
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Thay số vào ta có: H = 
[image: image53.wmf]%
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Vậy hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 64%   (0,5đ)

Bài 4: (4đ)

Nhiệt lượng toàn phần do xăng bị đốt cháy toả ra:

Q = m.q = 16.106 m   (1đ)

Công cần thiết của động cơ:

A = P.t = 20000.3600 = 72 000 000J = 72.106 J  (1đ)

Hiệu suất của động cơ:

H = 
[image: image54.wmf]%
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Thay số vào ta được:

30% = 
[image: image55.wmf]m
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=> m = 
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Vậy lượng xăng tiêu thụ là 5,2 kg

            Lưu ý: 

- vẽ hình đúng: 0,5đ

- Viết đúng công thức: 0,5đ

- Thay số và ra kết quả đúng: 0,5đ

- Kết luận: 0,5đ

Đề số 2
Câu 1: (3 điểm)  Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?
Câu 2. (3 điểm)  Đặt một bao gạo khối lượng 50kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

Câu 3. (5 điểm)  Hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay   trở lại S.

 b. Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .

Bài 4. (5 điểm)   

Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 

a. Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.

b. Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Câu 5: (4 điểm)  Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?

                                              Đáp án 2

Năm học : 2009 - 2010

	Câu 
	Đáp án

	Câu 1
	+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.

+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.  Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.

	Câu 2
	Tóm tắt :

Cho

mg¹o = 50kg ,    mghÕ​ = 4kg

S1Ch©n ghÕ​ = 8cm2 = 0,0008m2
Tìm

Tính áp suất lên chân ghế ?

GiảI
+ Trọng lượng của bao gạo và ghế là:

          P =  10.(50 + 4) = 540 N 

+ áp lực của cả ghế và bao gạo tác dụng lên mặt đất là:

          F = P = 540 N

+ áp suất các chân ghế tác dụng mặt đất là:


[image: image57.wmf]2
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                                                                  Đáp số : 168 750 N/m2

	Câu 3
	 


a/ +  Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 

   +   Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 

   +  Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
   +  Nối S, I, J, S  và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 

 b/   Ta phải tính góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ISR)) 

      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
      Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O))  = 600                                                      Do đó góc còn lại  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IKJ))  = 1200
 Suy ra: Trong 
[image: image58.wmf]D

JKI  có :   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),I1))+  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),J1))  = 600 

Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    

   Từ đó:  =>   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),I1))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),I2))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),J1))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),J2))  =  1200
 Xét 
[image: image59.wmf]D

SJI có tổng 2 góc :   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),I))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),J))  = 1200   =>  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ISJ))  = 600
 Do vậy : eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ISR))  = 1200    ( Do kề bù với  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ISJ))  )

	Câu 4

Câu 4
	




                                                   Tóm tắt

Cho

S​​​​AB = 180 km,  t1 = 7h,   t2 = 8h.

v1 = 40 km/h ,   v2 = 32 km/h

Tìm

a/ S CD = ?

b/ Thời điểm 2 xe gặp nhau.

    SAE = ?

a. Quãng đường xe đi từ A đến thời điểm 8h là :

          SAc  = 40.1 = 40 km

   Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :

          SAD  = 32.1 = 32 km

   Vậy khoảng cách 2 xe lúc 8 giờ là :

         SCD = SAB -  SAc -  SAD  = 180 - 40 - 32 = 108 km.

b.  Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp nhau, Ta có.

 Quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :

          SAE = 40.t    (km)

 Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :

          SBE = 32.t    (km)

Mà : SAE  +  SBE   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180  => 72t = 180  =>  t = 2,5

Vậy : -   Hai xe gặp nhau lúc  :   7 + 2,5 = 9,5 (giờ)   Hay  9 giờ 30 phút

          -  Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là :SAE =  40. 2,5 =100km.

	Câu 5
	  






Giải

 + Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình.

 + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.

 + Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:

PA = PB

    Hay  dd . 0,18 = dn . (0,18 - h) (   8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h)  

                                                                      1440 = 1800 - 10000.h 

                                  =>    10000.h = 360  =>   h = 0,036 (m)   = 3,6 ( cm)

     Vậy : Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là :  3,6 cm.


Đề thi3
Câu 1: ( 5 điểm)  Lúc 6 giờ sáng, một người đạp xe từ thành phố A về phía thành phố B ở cách thành phố A : 114 Km với vận tốc 18Km/h. Lúc 7h , một xe máy đi từ thành phố B về phía thành phố A với vận tốc 30Km/h . 

1. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp cách A bao nhiêu Km ?

2. Trên đường có một người đi bộ lúc nào cũng cách đều xe đạp và xe máy, biết rằng người đó cũng khởi hành từ lúc 7h . Hỏi :

a. Vận tốc của người đó .

b. Người đó đi theo hướng nào ?

c. Điểm khởi hành của người đó cách A bao nhiêu Km ?

Câu 2: (4 điểm ) Một thỏi hợp kim có thể tích 1 dm3 và khối lượng 9,850kg  tạo bởi bạc và thiếc . Xác định khối lượng của bạc và thiếc trong hợp kim đó , biết rằng khối lượng riêng của bạc là 10500 kg/m3, của thiếc là 2700 kg/m3 . Nếu :

a. Thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích của bạc và thiếc

b. Thể tích của hợp kim bằng  95% tổng thể tích của bạc và thiếc .

Câu 3. ( 6 điểm)  Một bình thông nhau hình chữ U tiết diên đều S = 6 cm2 chứa nước có trọng lượng riêng d0 =10 000 N/m3 đến nửa chiều cao của mỗi nhánh .

a. Người ta đổ vào nhánh trái một lượng dầu có trọng lượng riêng d = 8000 N/m3 sao cho độ chênh lệch giữa  hai mực chất lỏng trong hai nhánh chênh lệch nhau một đoạn 10 cm.Tìm khối lượng dầu đã rót vào ?

b. Nếu rót thêm vào nhánh trái một chất lỏng có trọng lượng riêng d1 với chiều cao 5cm thì mực chất lỏng trong nhánh trái ngang bằng miệng ống . Tìm chiều dài mỗi nhánh chữ U và trọng lượng riêng d1 Biết mực chất lỏng ở nhánh phải bằng với mặt phân cách giữa dầu và chất lỏng mới đổ vào ?

Câu 4. ( 5điểm ) Dùng mặt phẳng nghiêng đẩy một bao xi măng có khối lượng 50Kg lên sàn ô tô. Sàn ô tô cách mặt đất 1,2 m.

a. Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng sao cho người công nhân chỉ cần tạo lực đẩy bằng 200N để đưa bì xi măng lên ô tô . Giả sử ma sát giữa mặt phẳng nghiêng và bao xi măng không đáng kể .

b. Nhưng thực tế không thêt bỏ qua ma sát nên hiệu suất của mặtphẳng nghiêng là 75% . Tính lực ma sát tác dụng vào bao xi măng.

                                                               Đáp án3
	Câu
	Nội dung
	Điểm



	I

1

2

a.

b. 

c.

II

III

IV
	
Chọn A làm mốc


Gốc thời gian là lúc 7h

           

Chiều dương từ A đến B

Lúc 7h xe đạp đi được từ A đến C

AC = V1. t = 18. 1 = 18Km.

Phương trình chuyển động của xe đạp là :  

S1 = S01 + V1. t1= 18 + 18 t1 ( 1 ) 

Phương trình chuyển động của xe máy là : 

S2 = S02 - V2. t2   = 114 – 30 t2
Vì hai xe xuất phát cùng lúc 7 h và gặp nhau tại một chỗ nên

 t1 = t2= t  và S1  = S2
18 + 18t = 114 – 30t 

t = 2 ( h ) 

Thay vào (1 ) ta được : S = 18 + 18. 2 = 48 ( Km )

Vậy 2 xe gặp nhau lúc : 7 + 2 = 9 h và nơi gặp cách A 48 Km

Vì người đi bộ lúc nào cũng cách người đi xe đạp và xe máy nên :

* Lúc 7 h phải xuất phát tại trung điểm của CB tức cách A là : 

AD = AC + CB/2 = 18 + 
[image: image60.wmf]2

18

114

-

  = 66 ( Km )

  * Lúc 9 h ở vị trí hai xe gặp nhau tức cách A: 48 Km

Vậy sau khi chuyển động được 2 h người đi bộ đã đi được quãng đường là : S = 66- 48 = 12 ( Km )

Vận tốc của người đi bộ là : V3 = 
[image: image61.wmf]2

12

 = 6 ( Km/h)

 Ban đầu người đi bộ cách A:66Km , Sauk hi đi được 2h thì cách A là 48Km nên người đó đi theo chiều từ B về A.

Điểm khởi hành cách A là 66Km

Gọi khối lượng và thể tích của bạc trong hợp kim là : m1 ; V1 

Gọi khối lượng và thể tích của thiếc trong hợp kim là : m2 ; V2

Ta có:     

                 
[image: image62.wmf]2
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  Theo bài ra :  V1 + V2  = H . V  
[image: image63.wmf]Û

 
[image: image64.wmf]1
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 + 
[image: image65.wmf]2

2

D

m

= H.V  (1)

 Và                     m1  + m2  = m   (2 )

Từ (1) và (2) suy ra :  m1 = 
[image: image66.wmf](
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m2 = 
[image: image67.wmf](
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a.  Nếu H= 100% thay vào ta có :

m1 = 
[image: image68.wmf](
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= 9,625 (Kg)

m2 = m – m1 = 9,850 -9,625 = 0,225 (Kg.)

b.   Nếu H = 95% thay vào ta có :

m1 = 
[image: image69.wmf](
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 = 9,807 (Kg.)

m2 = 9,850 – 9,807 = 0,043 (Kg)

a. Do d0> d nên mực chất lán ở nhánh trái cao hơn ở nhánh phải.

PA = P0+ d.h1
PB = P0 + d0.h2
áp suất tại điểm A  và B bằng nhau nên : 

PA = PB
[image: image70.wmf]Û

 d.h1 = d0.h2 (1) `

Mặt khác theo đề bài ra  ta có :               

h1​ – h2 = 
[image: image71.wmf]D

h1 (2)                                                                              h2
Từ (1) và (2) suy ra : 



h1 = 
[image: image72.wmf]50
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Với m là lượng dầu đã rót vào ta có : 10.m = d.V = d. s.h1 
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b. Gọi l là chiều cao mỗi nhánh U . 

Do ban đầu mỗi nhánh chứa nước 
 
[image: image74.wmf]D

h2
có chiều cao l/2 , sau khi đổ thêm 
l

chất lỏng thì mực nước ở nhánh phải 

ngang mặt phân cách giữa dầu và chất      
 h1​
lỏng mới đổ vào  nghĩa là cách miệng 

ống 
[image: image75.wmf]D

h2, như vậy nếu bỏ qua thể tích                 A                 B

nước ở ống nằm ngang thì phần nước ở 

nhánh bên trái còn là 
[image: image76.wmf]D

 h2.  

Ta có :  H1 + 2 
[image: image77.wmf]D

 h2.   = l  
[image: image78.wmf]Þ

 l = 50 +2.5 =60 cm

 áp suất tại A :  PA = d.h1 + d1.
[image: image79.wmf]D

h2   +  P0

 áp suất tại B : PB = P0 + d0.h1
 Vì PA= PB nên ta có : 
[image: image80.wmf](

)

(

)

20000

5

50

8000

10000

2

1

0

1

=

-

=

D

-

=

h

h

d

d

d

 ( N/ m3)

Trọng lượng của bì xi măng là : P = 10 . m = 10.50 = 500 (N)

a. Nếu bỏ qua ma sát , theo định luật bảo toàn công ta có:

     P.h = F . l    
[image: image81.wmf]Þ

   l = 
[image: image82.wmf]3
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b. Lực toàn phần để kéo vật lên là: 

    H = 
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 EMBED Equation.3  [image: image85.wmf]Þ

Fms = 
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                                                         Bài thi 4

Câu 3 (1,5 điểm): Một Canô chạy từ bến A đến bến B rồi lại trở lại bến A trên một dòng sông.Tính vận tốc trung bình của Canô trong suốt quá trình cả đi lẫn về? 
Câu 4 (2 điểm): Lúc 6 giờ sáng một người đi xe gắn máy từ thành phố A về phía thành phố B ở cách A 300km, với vận tốc V1= 50km/h. Lúc 7 giờ  một xe ô tô đi từ B về phía A với vận tốc V2= 75km/h.

a/ Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km?

b/ Trên đường có một người đi xe đạp, lúc nào cũng cách đều hai xe trên. Biết rằng người đi xe đạp khởi hành lúc 7 h. Hỏi.

-Vận tốc của người đi xe đạp?

-Người đó đi theo hướng nào?

-Điểm khởi hành của người đó cách B bao nhiêu km?
	Câu 5(2 điểm): Hai hình trụ A và B đặt thẳng đứng có tiết diện lần lượt là 100cm2 và 200cm2 được nối thông đáy bằng một ống nhỏ qua khoá k như hình vẽ. Lúc đầu khoá k để ngăn cách hai bình, sau đó đổ 3 lít dầu vào bình A, đổ 5,4 lít nước vào bình B. Sau đó mở khoá k để tạo thành một bình thông nhau. Tính độ cao mực chất lỏng ở mỗi bình. Cho biết trọng lượng riêng của dầu và của nước lần lượt là: d1=8000N/m3 ; d2= 10 000N/m3;

 
	


Bài 6 (1,5 điểm): Một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc, khi cân trong không khí có trọng lượng P0= 3N. Khi cân trong nước, vòng có trọng lượng P = 2,74N. Hãy xác định khối lượng phần vàng và khối lượng phần bạc trong chiếc vòng nếu xem rằng thể tích V của vòng đúng bằng tổng thể tích ban đầu V1 của vàng và thể tích  ban đầu V2 của bạc. Khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m3, của bạc 10500kg/m3.

==========Hết==========

                                                       §ap an 4

Câu 3 (1,5 điểm)

Gọi V1 là vận tốc của Canô

Gọi V2 là vận tốc dòng nước.

Vận tốc của Canô khi xuôi dòng (Từ A đến B).
Vx  = V1 + V2
Thời gian Canô đi từ A đến B:
t1 = 
[image: image88.wmf]2
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(0,25 điểm)      

Vận tốc của Canô khi ngược dòng từ B đến A.

VN = V1 - V2  

Thời gian Canô đi từ B đến A:

t2 = 
[image: image89.wmf]2
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( 0,25 điểm)      

Thời gian Canô đi hết quãng đường từ A - B - A: 

 

  t=t1 + t2 = 
[image: image90.wmf]2
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 (0,5 điểm)      

Vậy vận tốc trung bình là:Vtb=
[image: image91.wmf]1
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              (0,5 điểm)      

Câu 4 (2 điểm)

a.  Gọi t là thời gian hai xe gặp nhau

Quãng đường mà xe gắn máy đã đi là :

S1= V1.(t - 6) = 50.(t-6) 





 

Quãng đường mà ô tô đã đi là :

S2= V2.(t - 7) = 75.(t-7)





 

Quãng đường tổng cộng mà hai xe đi đến gặp nhau.

AB  = S1 +  S2






 (0,5 điểm)      


[image: image92.wmf]Þ

 AB = 50. (t - 6) + 75. (t - 7) 


[image: image93.wmf]Þ

300 = 50t - 300 + 75t - 525


[image: image94.wmf]Þ

125t = 1125      

[image: image95.wmf]Þ

    t = 9 (h)


[image: image96.wmf]Þ


S1=50. ( 9 -  6 ) = 150 km




(0,5 điểm)      


Vậy 2xe gặp nhau lúc 9h và 2xe gặp nhau tại vị trí cách A: 150km và cách B: 150 km.

b. Vị trí ban đầu của người đi bộ lúc 7 h.

Quãng đường mà xe gắn mắy đã đi đến thời điểm t = 7h.

AC = S1 = 50.( 7 - 6 ) = 50 km.

Khoảng cách giữa người đi xe gắn máy và người đi ôtô lúc 7 giờ.

CB =AB - AC  = 300 - 50 =250km.

Do người đi xe đạp cách đều hai người trên nên:

DB = CD = 
[image: image97.wmf]km
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(0,5 điểm)      

Do xe ôtô có vận tốc V2=75km/h  > V1 nên người đi xe đạp phải hướng về phía A.

Vì người đi xe đạp luôn cách đều hai  người đầu nên họ phải gặp nhau tại điểm G cách B 150km lúc 9 giờ. Nghĩa là thời gian người đi xe đạp đi là:

    
(t = 9 - 7 = 2giờ

Quãng đường đi được là:
DG = GB - DB = 150 - 125 = 25 km

Vận tốc của người đi xe đạp là.

V3 = 
[image: image98.wmf].
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(0,5 điểm)      

Câu 5(2 điểm):

Gọi h1, h2 là độ cao mực nước ở bình A và bình B khi đã cân bằng.

SA.h1+SB.h2 =V2

[image: image99.wmf]Þ

 100 .h1 + 200.h2 =5,4.103 (cm3)


[image: image100.wmf]Þ

 h1   + 2.h2= 54 cm     

(1)

Độ cao mực dầu ở bình B:    h3 = 
[image: image101.wmf])
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.   (0,25 điểm)      

áp suất ở đáy hai bình là bằng nhau nên.

 
d2h1 + d1h3 = d2h2

10000.h1 + 8000.30 = 10000.h2

[image: image102.wmf]Þ

 h2 = h1 + 24   

(2)                        
(0,25 điểm)      

Từ (1) và (2) ta suy ra: 

h1+2(h1 +24 ) = 54


[image: image103.wmf]Þ

 h1= 2 cm


[image: image104.wmf]Þ

 h2= 26 cm


(0,5 điểm)      

Bài 6 (1,5 điểm):
Gọi m1, V1, D1 ,là khối lượng, thể tích và khối lượng riêng của vàng. 

Gọi m2, V2, D2 ,là khối lượng, thể tích và khối lượng riêng của bạc.

Khi cân ngoài không khí.

P0 = ( m1  + m2 ).10      


(1)    


 (0,5 điểm)      

Khi cân trong nước.

P   = P0 - (V1 + V2).d = 
[image: image105.wmf]10
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 (2)         

(0,5 điểm)      

Từ (1) và (2) ta được.

10m1.D.
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 Thay số ta được m​1 = 59,2g và m2 = 240,8g. 




(0,5 điểm)      
                                                Đề thi 5
Câu 3(1,5điểm): Một người đi từ A đến B. 
[image: image111.wmf]3

1

 quãng đường đầu người đó đi với vận tốc v1, 
[image: image112.wmf]3

2

 thời gian còn lại đi với vận tốc v2. Quãng đường cuối đi với vận tốc v3. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường?

	Câu 4 ( 2điểm): Ba ống giống nhau và thông đáy, chưa đầy. Đổ vào cột bên trái một cột dầu cao H1=20 cm và đổ vào ống bên phải một cột dầu cao 10cm. Hỏi mực chất lỏng ở ống giữa sẽ dâng cao lên bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước và của dầu là:                   d1= 10 000 N/m3  ; d2=8 000 N/m3
	


Câu 5 (2 điểm): Một chiếc Canô chuyển động theo dòng sông thẳng từ bến A đến bến B xuôi theo dòng nước. Sau  đó lại chuyển động ngược dòng nước từ bến B đến bến A. Biết rằng thời gian đi từ B đến A gấp 1,5 lần thời gian đi từ A đến B (nước chảy đều). Khoảng cách giữa hai bến A, B là 48 km và thời gian Canô đi từ B đến A là 1,5 giờ. Tính vận tốc của Canô, vận tốc của dòng nước và vận tốc trung bình của Canô trong một lượt đi về?

Câu 6 (1,5điểm): Một quả cầu đặc bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng 1,458N. Hỏi phải khoét lõi quả cầu một phần có thể tích bao nhiêu để khi thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong nước? Biết dnhôm = 27 000N/m3, dnước =10 000N/m3.

                                                    §ap An 5

Câu 3(1,5điểm):  

Gọi s1 là 
[image: image113.wmf]3

1

 quãng đường đi với vận tốc v1, mất thời gian t1.

Gọi s2 là quãng đường đi với vận tốc v2, mất thời gian t2.

Gọi s3 là  quãng đường đi với vận tốc v3, mất thời gian t3.

Gọi s là  quãng đường AB.

Theo bài ra ta có:s1=
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(1)
(0.25 điểm)
Mà ta có:t2  = 
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   Do t2 = 2 . t3            nên 
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(0.25 điểm)
Mà ta có: s2  + s3 = 
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(3) 
Từ (2) và (3) ta được
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(4) 
 (0.25 điểm)
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(5) 
 (0.25 điểm)
Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:
 vtb = 
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Từ (1), (4), (5) ta được vtb  = 
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     (1 điểm)
Câu 4 ( 2điểm):  

Sau khi đổ dầu vào nhánh trái và nhánh phải,

 mực nước trong ba nhánh lần lượt cách đáy là: h1, h2, h3,

áp suất tại ba điểm A, B, C đều bằng nhau ta có:

PA=PC 
[image: image128.wmf]Þ

H1d2=h3d1           (1) 


(0.25 điểm)
PB=PC 
[image: image129.wmf]Þ

H2d2 +h2d1 =h3d1   (2) 


(0,25 điểm)
Mặt khác thể tích nước là không đổi 

nên ta có:

  
 h1+ h2+ h3 = 3h                (3) 

    (0.5 điểm)
Từ (1),(2),(3) ta suy ra:
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 = 8 cm                (0.5 điểm)
Câu 5 ( 2 điểm) :  
Cho biết: t2=1,5h  ; S  =  48 km   ;    t2=1,5 t1    
[image: image132.wmf]Þ

  t1=1 h

Cần tìm: V1, V2, Vtb
Gọi vận tốc của Canô là V1 

Gọi vận tốc của dòng nước là V2 

Vận tốc của Canô khi xuôi dòng từ bến A đến bến B là:

Vx=V1+V2



(0.25 điểm)
Thời gian Canô đi từ A đến B.

t1= 
[image: image133.wmf]2
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  1 = 
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 V1 + V2 = 48      (1) 
(0.25 điểm)
Vận tốc của Canô khi ngược dòng từ B đến A.
VN = V1 - V2

(0.25 điểm)
Thời gian Canô đi từ B đến A :

t2=
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 V1 - V2= 32         

(2). 
(0.25 điểm)
Công (1) với (2) ta được.

2V1= 80         
[image: image139.wmf]Þ

  V1= 40km/h

(0.25 điểm)
Thế V1= 40km/h vào (2) ta được.

40  -  V2 = 32          
[image: image140.wmf]Þ

 V2 = 8km/h.

         (0.25 điểm)
Vận tốc trung bình của Canô trong một lượt đi -  về là:



Vtb = 
[image: image141.wmf]h
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 (0.5 điểm)
Câu 6(1,5điểm):  

Thể tích toàn bộ quả cầu đặc là: V=
[image: image142.wmf]3
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(0.5 điểm)
Gọi thể tích phần đặc của quả cầu sau khi khoét lỗ là V’. Để quả cầu nằm lơ lửng trong nước thì trọng lượng P’ của quả cầu phải cân bằng với lực đẩy ác si mét:  P’ = FAS

  
dnhom.V’ = dn­íc.V 


[image: image143.wmf]Þ

V’=
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(0.5 điểm)
Vậy thể tích nhôm phải khoét đi là: 54cm3 - 20cm3 = 34 cm3

(0.5 điểm)
                                                             Đề thi 6

Bài 1: (2,5 điểm) Hai chị em Trâm và Trang cùng đi học từ nhà tới trường. Trâm đi trước với vận tốc 10km/h. Trang xuất phát sau Trâm 6 phút với vận tốc 12,5 km/h và tới trường cùng lúc với Trâm. Hỏi quãng đường từ nhà đến trường dài bao nhiêu km? Thời gian Trang đi từ nhà đến trường là bao nhiêu?

Bài 2: (3,5 ñiểm) Cuøng moät luùc hai xe xuaát phaùt töø hai ñòa ñieåm A vaø B caùch nhau 60km, chuùng chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vaø cuøng chieàu töø A ñeán B .Xe thöù nhaát khôûi haønh töø A vôùi vaän toác laø 30km/h, xe thöù hai chuyeån ñoäng töø B vôùi vaän toác 40km/h

a.Tìm khoaûng caùch giöõa hai xe sau 30 phút keå töø luùc xuaát phaùt 

b.Hai xe coù gaëp nhau khoâng? Taïi sao?

c.Sau khi xuaát phaùt ñöôïc 1h, xe thöù nhaát (töø A) taêng toác vaø ñaït tôùi vaän toác 50km/h .Haõy xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe  gaëp nhau vaø vò trí chuùng gaëp nhau cách B bao nhiêu km?

Bài 3: (2,0 điểm) Một vật đang chuyển động thẳng đều, chịu tác dụng của 2 lực F1 và F2. Biết F2=15N.

a. Các lực F1 và F2 có đặc điểm gì? Tìm độ lớn của lực F1.

b. Tại 1 thời điểm nào đó lực F1 bất ngờ mất đi, vật sẽ chuyển động như thế nào? Tại sao? Biết rằng lực F1 ngược chiều chuyển động.


	Bài 4: (2,0 điểm) Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên một vật treo dưới một sợi dây như hình. Biết vật có thể tích 50cm3 và làm bằng chất có khối lượng riêng là 104 kg/m3. Tỉ xích 1cm = 2,5N.




                                                              ĐÁP ÁN 6
	Bài
	Lời giải
	Điểm

	1

(2,5đ)
	Đổi 6’=0,1h

Gọi t1(h)là thời gian Trâm đi từ nhà tới trường.

Thì thời gian Trang đi từ nhà tới trường là: t2=t1-∆t = t1- 0,1

Gọi S(km) là quãng đường từ nhà tới trường.

Ta có : S = v1.t1 = v2.t2 

            S = 10.t1 = 12,5. (t1 – 0,1)

=> 2,5t1 = 1,25

=> t1= 0,5 (h) = 30 (phút)

Vậy quãng đường từ nhà đến trường là :

S = v1.t1 = 10. 0,5 = 5 (km) 

Thời gian Trang đi từ nhà đến trường là :

t2= t1 - ∆t = 30 – 6 =24 (phút)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,50đ

0,50đ

0,50đ

0,25đ

	2

(3,5đ)


	a. Quãng đường các xe đi được trong 30 phút (tức 0,5h) là :

S1 = v1.t = 30. 0,5 = 15 (km)

S2 = v2.t = 40. 0,5 = 20 (km)

Vì khoảng cách ban đầu giữa 2 xe là S = AB = 60km nên khoảng cách giữa 2 xe sau 30 phút là :

L = S2 + AB -  S1 = 20 + 60 – 15 = 65 (km)

b. Khi 2 xe gặp nhau thì S1 – S2 = AB

Ta có: v1.t – v2.t = AB => t = AB/(v1 – v2) = AB/(-10) < 0

Do t < 0 nên 2 xe không thể gặp nhau được.

c)  Sau 1h 2 xe đi được :

Xe 1 : S1 = v1.1 = 30.1 = 30(km)

Xe 2 : S2 = v2.1 = 40.1 = 40 (km)

Khi đó 2 xe cách nhau: l =  S2 + AB -  S1 = 40 + 60 – 30 = 70(km)

Gọi t (h) là thời gian từ lúc xe thứ nhất tăng tốc  lên v3= 50km/h đến khi 2 xe gặp nhau.

Khi 2 xe gặp nhau ta có : v3.t – v2.t = l

<=> 50t – 40 t = 70 <=> 10.t = 70 <=> t = 7 (h)

Vậy từ thời gian lúc xuất phát đến lúc 2 xe gặp nhau là : 7 + 1= 8(h)

Điểm gặp nhau cách B: h =  S2 + v2.7 = 40 + 40.7 = 320 (km)
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,50đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	3

(2,0đ)


	a. Một vật chuyển động thẳng đều thì chịu tác dụng của 2 lực cân bằng. Như vậy 2 lực F1 và F2 là 2 lực cân bằng, tức là 2 lực có cùng tác dụng vào 1 vật, cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

Độ lớn lực F1: F1 = F2 = 15(N)

b. Tại một thời điểm nào đó lực F1 bất ngờ mất đi thì vật vật sẽ chuyển động nhanh dần. Vì khi đó vật chỉ còn chịu tác dụng của lực F2 cùng chiều chuyển động của vật. Mà 1 vật nếu chỉ chịu tác dụng của 1 lực thì nó sẽ chuyển động nhanh dần.
	0,50đ
0,50đ
1,00đ


	4

(2,0đ)
	Đổi 50cm3 = 5.10-5 m3 

Khối lượng của vật: m= V.D = 5.10-5. 104 = 0,5 (kg)

Vật sẽ chịu tác dụng của 2 lực cân bằng nhau đó là: trọng lực của vật P và lực căng của sợi dây T.

Độ lớn của lực: T = P = 10.m = 10 .0,5 = 5 (N)


                                 2,5N                                        T



                                                                                 P
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
1,00đ


                                                            Đề thi 7

Bài 1: (4 điểm)  Một người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5 giờ 30 phút với vận tốc 15km/h. Người đó dự định đi được nửa quãng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10 giờ sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì phát hiện xe bị hỏng phải sửa xe mất 20 phút.

Hỏi trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng giờ như dự định?

Bài 2: (4 điểm)  Từ dưới đất kéo vật nặng lên cao người ta mắc một hệ thống gồm ròng rọc động và ròng rọc cố định. Vẽ hình mô tả cách mắc để được lợi:

a. 2 lần về lực.

b. 3 lần về lực.

Muốn đạt được điều đó ta phải chú ý đến những điều kiện gì?

Bài 3:  (4 điểm)  Trong tay ta có một quả cân 500gam, một thước thẳng bằng kim loại có vạch chia và một số sợi dây buộc. Làm thế nào để xác nhận lại khối lượng của một vật nặng 2kg bằng các vật dụng đó? Vẽ hình minh hoạ

Bài 4:  (4 điểm)   Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi 

     quay trở lại S ?.

 b. Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S ?

Bài 5: (4 điểm)  Thả 1,6kg nước đá ở -100C vào một nhiệt lượng kế đựng 2kg nước ở 600C. Bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng 200g và nhiệt dung riêng là 880J/kg.độ.

a)  Nước đá có tan hết không?

b)  Tính nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế?

Biết Cnước đá = 2100J/kg.độ ,  Cnước = 4190J/kg.độ ,  (nước đá = 3,4.105J/kg,  

---------------------  Hết  --------------------

Hướng dẫn 7

Bài 1 (4đ)

	Thời gian đi từ nhà đến đích là

10 giờ – 5 giờ 30’ = 4,5 giờ

Vì dự định nghỉ 30’ nên thời gian đạp xe trên đường  chỉ còn 4 giờ
	1,0đ

	Thời gian đi nửa đầu đoạn đường  là: 4: 2 =  2 giờ
	

	Vậy nửa quãng đường đầu có độ dài: S = v.t = 15 x 2 = 30km
	1,0 ®

	
	

	       Trên nửa đoạn đường sau, do phải sửa xe 20’ nên thời gian đi trên đường thực tế chỉ còn:
	

	2 giờ – 1/3 giờ = 5/3 giờ
	0,5 ®

	Vận tốc trên nửa đoạn đường sau sẽ là:
	

	V = S/t = 30: 5/3 = 18 km/h
	1,0 ®

	  Trả lời: Người đó phải tăng vận tốc lên 18 km/h để đến đích như dự kiến


	0,5đ

	 Bài 2 (4 ®)

 a. Vẽ đúng

 (0,5 ®)

Điều kiện cần chú ý là:
	b.  Vẽ đúng

       (1,5 ®)


	

	  - Khối lượng của các ròng rọc, dây nối không đáng kể so với trọng vật.

  - Ma sát ở các ổ trục nhỏ có thể bỏ qua.

  - Các đoạn dây đủ dài so với kích thước của ròng rọc để có thể coi như chúng song song với nhau
	0,5đ

0,5 ®

1,0đ


 Bài 3 (4 ®)

Vẽ đúng hình: 0,5 điểm

	Chọn điểm chính giữa của thanh kim loại làm điểm tựa

Vận dụng nguyên lý đòn bảy
	1,0đ

	Buộc vật nặng tại một điểm gần sát điểm mút của thanh kim loại
	0,5đ

	Điều chỉnh vị trí treo quả cân sao cho thanh thăng bằng nằm ngang
	0,5đ

	Theo nguyên lý đòn bảy: P1/P2 = l2/l1
            Xác định tỷ lệ l1/l2  bằng cách đo các độ dài OA và OB

Nếu tỷ lệ  này là 1/4 thì khối lượng vật nặng là 2kg
	0,5đ

1,0đ


Câu 4 (4 ®)
 a.  (1,5 điểm) 

   Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 ; lấy S2 đối xứng                                            

với S qua G2 , nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
 Nối S, I, J, S ta được tia sáng cần vẽ.  

b. (2 điểm)    Ta phải tính góc ISR.

      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
Trong tứ giác ISJO có 2 góc vuông I và J ; có góc O = 600                                            
Do đó góc còn lại K = 1200
 Suy ra: Trong tam giác JKI :    I1 + J1 = 600 

Các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    Từ đó: I1 + I2  + J1 +J2 =  1200
Xét tam giác SJI có tổng 2 góc I và J = 1200     Từ đó: góc S = 600 

Do vậy : góc ISR = 1200
(Vẽ hình đúng 0,5 điểm)

Câu 5 (4 ®)
	         Tính giả định nhiệt lượng toả ra của 2kg nước từ 600C xuống 00C. So sánh với nhiệt lượng thu vào của nước đá để tăng nhiệt từ -100C và nóng chảy ở 00C . Từ đó kết luận nước đá có nóng chảy hết không
	

	       Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1,6kg nước đá thu vào để tăng nhiệt độ từ   -100C  lên  00C:
	

	Q1 = C1m1(t1 = C1m1 (0 – (-10)) = 2100 x 1,6 x 10 = 33600 (J)
	1,0®

	 Nhiệt lượng nước đá thu vào để nóng chảy hoàn hoàn ở 00C
	

	Q2 = (m1 = 3,4.105 x 1,6 = 5,44.105 = 544000 (J)
	0,5đ

	Nhiệt lượng do 2kg nước toả ra để hạ nhiệt độ từ 500C đến 00C
	

	Q3 = c2m2(60 – 0) = 4190 x 2 x 60 = 502800 (J)
	0,5®

	Nhiệt lượng do nhiệt lượng kế bằng nhôm toả ra để hạ nhiệt độ từ 800C   xuống tới 00C
	

	Q4 = c3m3(60 – 0) = 880 x 0,2 x 60 = 10560 (J)
	0,5®

	                           Q3   + Q4 =  502800 + 10560 = 513360 (J)
	

	Q1+ Q2 = 33600 + 544000 =  577600 (J)
	

	 Hãy so sánh  Q1 + Q2  và  Q3  + Q4     ta thấy:   Q1 + Q2  >  Q3  + Q4
	

	Vì Q thu > Q toả chứng tỏ nước đá chưa tan hết
	0,5 ®

	b)  Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước và nước đá cũng chính là nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế và bằng 00C
	1,0 ®


           (Học sinh có thể làm các cách khác nếu đúng vẫn được tính điểm)
                                                    ĐỀ THI 8

Câu 1: Cho thanh AB gắn vuông góc với tường thẳng đứng nhờ bản lề tại B như hình vẽ.Biết AB = AC và thanh cân bằng .

Tính lực căng của dây AC biết trọng lượng của AB là P = 40N.  

                                             
[image: image145]
Câu 2:


Mét ngư​êi đi xe đạp trên đoạn ®ư​êng MN. Nửa đoạn ®ưêng đầu ngưêi ấy đi với vận tốc v1 = 20km/h.Trong nửa thời gian còn lại đi với vận tốc v2 =10km/h cuối cùng ngưêi ấy đi với vận tốc v3 = 5km/h.

Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đư​êng MN?

Câu 3: Một vận động viên bơi xuất phát tại điểm A trên sông bơi xuôi dòng. Cùng thời điểm đó tại A thả một quả bóng. Vận động viên bơi đến B cách A 1,5km thì bơi quay lại, hết 20 phút thì gặp quả bóng tại C cách B 900m. Vận tốc bơi so với nước là không đổi.

a.Tính vận tốc của nước và vận tốc bơi của người so với bờ khi xuôi dòng và ngược 

   dòng.

b. Giả sử khi gặp bóng vận động viên lại bơi xuôi tới B lại bơi ngược, gặp bóng lại bơi 

    xuôi... cứ như vậy cho đến khi người và bóng gặp nhau ở B. Tính tổng thời gian bơi 

    của vận động viên.

                                                             Đáp án 8

Câu 1: Ta có hình vẽ:

                                
[image: image146]            (
Ta thấy thanh AB chịu tác dụng của sức căng T và trọng lượng P như hình vẽ.Khi thanh cân bằng thì   T.BH = P.OB. với OB = 1/2 AB và tam giác ABC vuông cân nên BH = AB
[image: image147.wmf]2
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TỪ ĐÓ T.AB
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 EMBED Equation.3  [image: image151.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image152.wmf]2
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Câu 2:- Gọi S là chiều dài quãng đường MN, t1 là thời gian đi nửa đoạn đường, t2 là thời gian đi nửa đoạn đường còn lại theo bài ra ta có:

                                                           t1=
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  - Thời gian người ấy đi với vận tốc v2 là 
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(   S2 = v2
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 - Thời gian đi với vận tốc v3 cũng là 
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(   S3 = v3
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 - Theo điều kiện bài toán:   S2 +  S 3= 
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 - Thời gian đi hết  quãng đường là : t = t1 + t2 ( t = 
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 - Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là :  vtb= 
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Câu 3:                                                 

a. Thời gian bơi của vận động viên bằng thời gian trôi của quả bóng , vận tốc dòng nước chính là vận tốc quả bóng.     Vn=Vb=AC/t =
[image: image172.wmf]3
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Gọi vận tốc của vận động viên so với nước là Vo.vận tốc so với bờ khi xuôi dòng và ngược dòng làV1vàV2
           => V1=Vo+Vn  ;      V2=Vo-Vn                                                                             
Thời gian bơi xuôi dòng t1=AB/V1=AB/(Vo+Vn)          (1)    

Thời gian bơi ngược dòng t2=BC/V1=BC/(Vo-Vn)           (2)  

Theo bài ra ta có t1+t2=1/3h      (3)

     Từ (1) (2) và (3) ta có Vo2 – 7,2Vo= o => Vo=7,2(km/h )    

=>Khi xuôi dòng V1=9(km/h)                                                

Khi ngược dòng V2=5,4(km/h)

b. Tổng thời gian bơi của vận động viên chính là thời gian bóng trôi từ Ađến B            

 t = eq \s\don1(\f(AB,Vn))  =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(1,8))))
 ( 0,83h            

                                                                     ĐỀ THI 9

Câu1: Một người đi xe đạp trên đoạn đường MN. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với vận tốc v1 = 20km/h.Trong nửa thời gian còn lại đi với vận tốc v2 =10km/h cuối cùng người ấy đi với vận tốc v3 = 5km/h.

Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường MN?

Câu2: Lúc 10h Hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau 96 km, đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36 km/h, của xe đi từ B là 28 km/h.

a. Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.

b. Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32km?

Câu3: Một thỏi hợp kim có thể tích 1dm3 và khối lượng 9,850kg tạo bởi bạc và thiếc. Xác  định khối lượng của bạc và thiếc trong thỏi hợp kim đó.Biết rằng khối lượng riêng của bạc là 10500kg/m3. và của thiếc là 2700kg/m3 .

Câu 4: Cho điểm sáng S, gương phẳng MN và điểm A như hình vẽ.

                                                 S                   

                                                 
[image: image173.wmf]·
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                                           M                         N         


a. Hãy vẽ ảnh của S.(Nêu rõ cách vẽ.)


b. Vẽ 1 tia phản xạ đi qua A (Nêu rõ cách vẽ.)
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Câu 1:

- Gọi S là chiều dài quãng đường MN, t1 là thời gian đi nửa đoạn đường, t2 là thời gian đi nửa đoạn đường còn lại theo bài ra ta có:                                                     
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  - Thời gian người ấy đi với vận tốc v2 là 
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 - Thời gian đi với vận tốc v3 cũng là 
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 - Theo điều kiện bài toán:   S2 +  S 3= 
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 - Thời gian đi hết  quãng đường là : t = t1 + t2 ( t = 
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 - Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là :  vtb= 
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Câu 2: a. Ta có đường đi của hai xe:

S1 = v1.t = 36t

S2 = v2.t = 28t

Và vị trí của hai xe: x1 = S1 = 36t

                                x2 = AB – S2 = 96-28t

Lóc hai xe gặp nhau thì: x1  = x2 → 36t = 96-28t → 64t = 96 → t = 1,5h

Vậy: x1 = S1 = 54km hai xe gặp nhau lúc 11,5h.

b. Sau bao lâu hai xe cách nhau 32km?

Trước khi gặp nhau ta có: x2 – x1 = l

                           → 96-28t1+36t1 = 32                    

                          → 64t1 = 64t → t1 = 1h.thêi điểm gặp nhau lóc 11h

Saukhi gặp nhau ta có: x1 – x2 = l → 36t2 – (96-28t2 ) = 32                 
                         → 64t2 = 128 → t2 = 2h thời điểm gặp nhau lúc 12h. 
Câu 3:  Gọi khối lượng của bạc là m1 thể tích là V1 và khối lượng riêng là D1.           


Ta có:             D1 = m1/ V1   (1)


Tương tự: thiếc có:   D2 = m2/ V2 (2)


Khối lượng riêng của hỗn hợp là:      D = m/ V = (m1 + m2 )/(V1+V2) (3)


Thay các giá trị (1)và(2) vào (3) ta có: D = (m1 + m2 )/(m1/ D1 +  m2/ D2   )

                                                                 

  = (m1 + m2 )D2D1 /(m1/ D2 +m2/ D1 ) 


Vì: M = m1 + m2 nên  m2 = M - m1
VËy:D = MD1D2/m1D2+(M-m1)D1) = M/V

→ VD1D2 = m1 D2 + m1D1 

→ m1 = D1 (M-VD2)/D1-D2) thay sè cã: m1= 9,625kg


Câu 4: HS vẽ được hình sau:

                                                  Đề thi 10
Câu 1: (2điÓm) Trên đường thẳng AB có chiều dài 1200m xe thứ nhất chuyển động từ A theo hướng AB với vận tốc 8m/s. Cùng lúc đó một xe khác chuyển động thẳng đều từ B đến A với vận tốc 4m/s 

a. Tính thời gian hai xe gặp nhau.

b.  Hỏi sau bao lâu hai xe cách nhau 200m

Câu 2. (2 điểm) Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 

a. Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.

b. Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

Câu 3. (2 điểm)
Hai ôtô chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng. Nếu đi ngược chiều để gặp nhau thì sau 10 giây khoảng cách giữa hai ôtô giảm 16 km. Nếu đi cùng chiều thì sau 10 giây, khoảng cách giữa hai ôtô chỉ giảm 4 km. 

a. Tính  vận tốc của mỗi ôtô .

b. Tính quãng đường của mỗi ôtô đi được trong 30 giây.

Câu 4 (2điểm): Một ô tô chuyển động từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 180km.

Trong nửa đoạn đ​ường đầu xe đi với vận tốc v1= 45 km/h, nửa đoạn đ​ường còn lại xe chuyển động với vận tốc v2 = 30 km/h.

a. Sau bao lâu xe đến B?

b. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đ​ờng AB.

Câu 5( 2 điểm) Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng AB . 1/2 đoạn đường đầu đi với vận tốc V​​1 =  25 km/h . 1/2 đoạn đường còn lại vật chuyển động theo hai giai đoạn : Giai đoạn 1 trong 1/3 thời gian đi với vận tốc V2= 17 km/h . Giai đoạn 2 trong 2/3 thời gian vật chuyển động với vận tốc V3= 14 km/h . Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB.

Đáp án 10

Câu 1. Giải:

Cho biết AB = 1200m; v1 = 8m/s; v2 = 4m/s

a. Tính thời gian hai xe gặp nhau.( 1®iÓm)
Chon A làm mốc.Gọi quãng đường AB là S, 

Giả sử tại thời điểm t xe thứ nhất đi đến tại C cách A là S1 = v1t 

S2 cách A một khoảng là (tại D) là S2 = S - v2t 

Giả sử thời gian hai xe gặp nhau là t: Ta có S1 = S2

v1t + v2t = 1200m hay t(v1 + v2) = 1200m

Thay vào ta có: t.(8+4)m/s = 1200m vậy t = 1200 : 12 = 100(s)

ĐS 100s

b. * Trường hợp hai xe khi chưa gặp nhau và cách nhau 200m ( 1®iÓm)
Khi hai xe chưa gặp nhau S2 
[image: image192.wmf]ñ

 S1 ta có: S2 - S1 = 200m

Giải ra ta có: t1 = 
[image: image193.wmf]12
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Trường hợp hai khi hai xe đi qua nhau và cách nhau 200 m

Khi hai xe đã vượt qua nhau S1 
[image: image195.wmf]ñ

 S2 ta có: S1 - S2  = 200m

S1 - S2 = 200 Thay vào ta có: v1t - S + v2t = 200 
[image: image196.wmf]Þ

 v1t + v2t = S +200

giải ra ta được: t2 =
[image: image197.wmf]12
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                                          C                                              D




Câu 2

	Cho
	S​​​​AB = 180 km,  t1 = 7h,   t2 = 8h.

v1 = 40 km/h ,   v2 = 32 km/h

	Tìm
	a/ S CD = ?

b/ Thời điểm 2 xe gặp nhau.

    SAE = ?


a. Quãng đường xe đi từ A đến thời điểm 8h là : (1 điểm)

          SAc  = 40.1 = 40 km

   Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :

          SAD  = 32.1 = 32 km

   Vậy khoảng cách 2 xe lúc 8 giờ là :

         SCD = SAB -  SAc -  SAD  = 180 - 40 - 32 = 108 km.

b. Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp nhau, Ta có.(1 điểm)

 Quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :

          SAE = 40.t    (km)

 Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :

          SBE = 32.t    (km)

Mà : SAE  +  SBE   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180  => 72t = 180  =>  t = 2,5

Vậy : -   Hai xe gặp nhau lúc  :   7 + 2,5 = 9,5 (giờ)   Hay  9 giờ 30 phút

          -  Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là :SAE =  40. 2,5 =100km.

Câu 3 ( 2 điểm)

- Khi đi ngược chiều, độ giảm khoảng cách của hai vật bằng tổng quãng đường hai vật đã đi: 

S1 + S2 = 16km

           S1 + S2 =(v1 + v2) .t = 16 
=> v1 + v2 = 
[image: image201.wmf]12

16

1,6(1)

10

t

ss

+

==


    - Khi đi cùng chiều (hình b), độ giảm khoảng cách của hai vật bằng hiệu của quãng đường hai vật đã đi: S1 – S2 = 4km

           S1 – S2 = ( v1 – v2 ) t => v1 – v2 = 
[image: image202.wmf]12
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( 1 điểm)

  a. Từ (1) và (2), ta có: v1 + v2 = 1,6 và v1 – v2 = 0,4. ( 0,5 điểm)

            suy ra v1 = 1m/s;  v2 = 0,6m/s.

  b. Quãng đường xe 1 đi được là: S1 = v1t = 1. 10 = 10(m)

      Quãng đường xe 2 đi được là: S2 = v2t = 0,6.10 = 6(m) ( 0,5 điểm)

Câu 4(2đ):

a. Thời gian xe đi nửa đoạn đ​ờng đầu: 

t1= 
[image: image203.wmf]2
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Thời gian xe đi nửa đoạn đ​ờng sau :

t2 = 
[image: image204.wmf]3
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Thời gian xe đi cả đoạn đ​ờng : t = t1 + t2 = 2+ 3= 5 giờ . 

b. Vận tốc trung bình của xe : v = 
[image: image205.wmf]36
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Câu 5 (2 điểm)
- Gọi S là độ dài của đoạn đường AB . ( 0,5 ®)

 t1 là thời gian đi 1/2 đoạn đường đầu.

 t2 là thời gian đi 1/2 đoạn đường còn.

 t là thời gian vật đi hết đoạn đường t=t1+t2.
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Thời gian đi hết quãng đường:
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Vận tốc trung bình : (0,5điểm)
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    Đề 1
Câu 1.(5điểm) Tại hai địa điểm A và B trên cùng một đường thẳng cách nhau 120km, hai ô tô cùng khởi hành một lúc ngược chiều nhau. Xe đi từ A có vận tốc v1= 30km/h; xe đi từ B có vận tốc v2= 50km/h.

a. Lập công thức xác định vị trí của hai xe đối với A vào thời điểm t, kể từ lúc hai xe cùng khởi hành (vẽ sơ đồ).

b. Xác định thời điểm và vị trí (đối với A) lúc hai xe gặp nhau (vẽ sơ đồ).

Câu 2. (5điểm)
a. Hai quả cầu không rỗng, có thể tích bằng nhau nhưng được chế tạo từ các chất liệu khác nhau, được móc vào hai lực kế rồi nhúng vào nước. Các chỉ số F1, F2, F3 (như hình vẽ). Hỏi chỉ số F1 có giá trị là bao nhiêu ?

b. Người ta thả một khối gỗ đặc vào chậu chất lỏng, thấy phần gỗ chìm trong chất lỏng có thể tích V1 (cm3). Tính tỉ số thể tích giữa phần gỗ ngoài không khí (V2) và phần gỗ chìm (V1). Cho khối lượng riêng của chất lỏng và gỗ lần lượt là D1= 1,2 g/cm3; D2 =0,9 g/cm 3gỗ không thấm chất lỏng.

Câu 3. (4điểm) Một chiếc cốc nổi trong bình chứa nước, trong côcs có một hòn đá. Mức nước trong bình thay đổi thế nào, nếu lấy hòn đá trong cốc ra rồi thả vào bình nước.

Câu 4. (6 điểm) một bình cách nhiệt chứa 5 lít nước ở 400C; thả đồng thời vào đó một khối nhôm nặng 5kg đang ở 100 0C và một khối đồng nặng 3kg đang ở 10 0C . Tính nhiệt độ cân bằng. Cho hiệt dung riêng của nước, nhôm, đồng lần lượt là 4200 J/kg K; 880 J/kg K; 380 J/kg.K.

                                                                   ĐáP áN 11
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Công thức xác định vị trí của hai xe:  Giả sử hai xe chuyển động trên đường thẳng Abx


[image: image209.png]



Quãng đường mỗi xe đi được sau thời gian t:

- Xe đi từ A: S1 =  v1t = 30t

- Xe di từ B: S2  =  v2t = 50t

Vị trí của mỗi xe đối với A

- Xe đi từ A:  x1       AM1

=> x1 = S1 = v1t = 30t   (1)

- Xe đi từ B:  x2 = AM2
=> x2 =AB - S2  =>  x2 = 120 - v2t = 120 - 50t    (2)

Vẽ các hình minh hoạ đúng

b. Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau:

+ Khi hai xe gặp nhau thì x1   =   x2

Từ (1) và (2) ta có:  30t = 120 - 50t

=>  80t = 120   => t = 1,5h; hai xe gặp nhau sau khi khởi hành 1,5h

Vị trí gặp nhau cách A

+ Thay t = 1,5h vào (1) ta được:

x1 = x2 = 30 x 1,5 = 45km

Vẽ minh hoạ đúng
	0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

	2
	a)+ Vì hai quả cầu có thể tích bằng nhau và chìm hẳn trong cùng một chất lỏng nên lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên  chúng bằng nhau:

+ Lực dảy Ac-si-met tác dụng lên quả cầu V2 là FA= 8,9 - 7 = 1,9N

+ Vì vậy F1 = 2,7 - 1,9 = 0,8N

b. + Gọi d1 ; d2 lần lượt là trọng lượng riêng của chất lỏng và gỗ. Khối gỗ nổi cân bằng trên mặt chất lỏng nên  F = P =>  d1V1 = d2 (V1 + V2)

+       =>  D1V1 = D2 (V1 + V2)  =>

+       =>  V2 / V1 = (D1 / D2) - 1   =>    V2 / V1 =1/3
	0,75

0,5

0,5

1,25

1

1

	3
	+ Goi  h là độ cao ban đàu của nước trong bình.

           S là diện tích đáy của bình

           Dn là trọng lượng riêng của nước.

           Pđá là trọng lượng riêng của viên đá

+ áp lực của nước tác dụng lên đáy bình

F1 = dn.h.S

+ Khi lấy hòn đá từ trong cốc ra rồi thả vào bình nước  thì mức nước trong bình thay đổi thành h’

+ áp lực của nước tác dụng lên đáy bình là:

F2 = dn.h’.S + P®¸ 
Trọng lược của cốc, nước và viên đá ở trong bình không đổi nên;

F1 = F2 = dn.h.S = dn.h’.S + P®¸ 
Vì Pđá  > 0

· dn.h.S > dn.h’.S + P®¸ 
·       h  > h’

Vậy mực nước trong bình giảm xuống thành h’.
	0,5

0,5

0,25

0,75

1

1

	
	+ Gọi m1 = 5kg (vì v = 5 lít); t1 = 400C ; c1 = 4200 J/kg.K: m2 = 5 kg; t2 = 1000C; c2 = 880 J/kg.K: m3 = 3kg; t3 = 10oC; c3 = 380 J/kg.K lần lượt là khối lượng, nhiệt độ dầu và nhiệt dung riêng của nước, nhôm, đồng.

+ Ba vật cùng trao đổi nhiệt vì  t3 < t1 < t2

+ Nhôm chắc chắn toả nhiệt; đồng chắc chắn thu nhiệt; Nước có thể thu hoặc toả nhiệt.

+ Giả sử nước thu nhiệt. Gọi t là nhiệt độ cân bằng, ta có phương trình cân bằng nhiệt: Qtoả ra = Qthu vào
          m1c1(t-t1) + m3c3(t-t3) =m2c2(t2-t) 

· m1c1t - m1c1t1 + m3c3t - m3c3t3) =m2c2t2-m2c2t

· m1c1t + m3c3t + m2c2t = m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3
· (m1c1 + m3c3 + m2c2)t = m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3
· t = (m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3) : (m1c1 + m3c3 + m2c2)     (*)

thay số vào và tính:

t = 48,70C

Vậy nhiệt độ sau khi cân bằng là 48,70C

b) Ghi chú: Thí sinh có thể giả sử nước toả nhiệt. Khi đó vẫn tìm được phương trình cân bằng nhiệt giống hệt phương trình (*)

 t = (m2c2t2 + m1c1t1 + m3c3t3) : (m1c1 + m3c3 + m2c2)     (*)

=> t = 48,70C > t1 (Không phù hợp với giả thiết nứoc toả nhiệt)

 Thí sinh kết luận trong trường hợp này nước thu nhiệt

Nừu thí sinh không đề cập đến sự phụ thuộc của kết quả với giả thiết cũng cho điểm tối đa.
	1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5




De thi 12
1. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để 500g nước đá ở -100C hóa hơi hoàn toàn ở 1000C?

2. Tính nhiệt lượng cần thiết để biến 2 kg nước đá ở 00C thành nước ở nhiệt độ trong phòng là 200C. Cho NDR của nước là 4200J/Kg.K và nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105J/kg

3. Người ta đổ một lượng chì nóng chảy vào một tảng nước đá ở 00C. Khi nguội đến 00C lượng chì đã tỏa ra một nhiệt lượng 840KJ. Hỏi khi đó có bao nhiêu nước đã đá tan? Nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,36.105 J/Kg.

4. 3kg hơi nước ở nhiệt độ 1000C được đưa vào một lò dùng hơi nóng. Nước từ đó đi ra có nhiệt độ 700C. Hỏi lò đã nhận được một nhiệt lượng bao nhiêu? Nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước là C = 4200 J/kg.K

5. Tính nhiệt lượng cần thiết để nấu chảy 20kg nhôm ở 280C. Nếu nấu lượng nhôm đó bằng lò than có hiệu suất 25% thì cần đốt bao nhiêu than? NDR của nhôm là 880J/Kg.K, nhiệt nóng chảy của nhôm là 3,87.105 J/kg; năng suất tỏa nhiệt của than là 3,6.107J/kg; nhiệt độ nóng chảy của nhôm là 6580C.

6. Bỏ 25g nước đá ở 00C vào một cái cốc chứa 0,4kg nước đá ở 400C. Hỏi nhiệt độ cuối cùng của nước trong cốc là bao nhiêu? Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K; nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/kg.

7. Bỏ 400g nước đá ở 00C vào 500g nước ở 400C, nước đá có tan hết không? Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K; nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/kg.

CÁC BÀI TẬP * trong chương 1

A- Phần chuyển động cơ học

Bài 1: Một vật chuyển động trên quảng đường thẳng AB. Nửa đoạn đường đầu đi với vận tốc 40km/h; nửa đoạn đường còn lại đi với vận tốc 10 m/s.

     Tính vận tốc trung bình của vật trên cả quãng đường đó.?

Bài 2: Một động tử  xuất phát từ A trên đường thẳng hướng về B với vận tốc ban đầu V0  = 1 m/s, biết rằng cứ sau 4 giây chuyển động, vận tốc lại tăng gấp 3 lần và cứ chuyển động được 4 giây thì động tử ngừng chuyển động trong 2 giây. trong khi chuyển động thì động tử chỉ chuyển động thẳng đều.
Sau bao lâu động tử  đến B biết AB dài 6km?
Bài 3: Trên đoạn đường thẳng dài, 

các ô tô đều chuyển động với vận

tốc không đổi v1(m/s) trên cầu chúng phải

chạy với vận tốc không đổi v2 (m/s)

Đồ thị bên biểu diễn sự phụ thuộc khoảng

Cách L giữa hai ô tô chạy kế tiếp nhau trong

Thời gian t. tìm các vận tốc V1; V2 và chiều Dài của cầu.

Bài 4: Một nhà du hành vũ trụ chuyển động

dọc theo một đường thẳng từ A đến B. Đồ

thị chuyển động được biểu thị như hình vẽ. 

(V là vận tốc nhà du hành, x là khoảng cách

từ vị trí nhà du hành tới vật mốc A ) tính thời 

gian người đó chuyển động từ A đến B

(Ghi chú: v -1 = 
[image: image210.wmf]v
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Bài 5:  Hai ô tô cùng xuất phát từ A đến B, ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai mỗi giờ 10 km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc hai xe ô tô, biết quãng đường AB là 300 km.
Bài 6:  Hai người đi xe đạp cùng xuất phát một lúc từ A đến B với vận tốc hơn kém nhau 3km/h. Nên đến B sớm ,mộn hơn kém nhau 30 phút. Tính vận tốc của mỗi người .Biết quàng đường AB dài 30 km.

Bai 7: Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 12km/h, nửa còn lại với vận tốc v2 nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h. Hãy tính vận tốc v2.

Bài 8 : (2,5điểm )
Một người đi từ A đến B . Đoạn đường AB gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc .Đoạn lên dốc đi với vận tốc 30km , đoạn xuống  dốc đi với vận tốc 50km .Thời gian đoạn lên dốc bằng 
[image: image211.wmf]3
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thời gian đoạn xuống  dốc .

a. So sánh độ dài đoạn đường lên dốc với đoạn xuống  dốc .

b. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB ?   

Bài 9: Có hai ô tô cùng xuất phát từ A và chuyển động đều; Xe thứ nhất chuyển động theo hư​ớng ABCD (hình vẽ) với vận tốc 40 km/h, tại mỗi điểm B và C xe đều 

nghỉ 15 phút . Hỏi:


a. Xe thứ hai chuyển động theo hư​ớng ACD phải đi với vận tốc V2 bằng bao nhiêu để
    có thể gặp xe thứ nhất tại C

b. Nếu xe thứ hai nghỉ tại C 30 phút  thì phải đi với vận tốc bao nhiêu để về D cùng xe
 thứ nhất ? Biết hình chữ nhật ABCD có cạnh AB=30 km, BC=40 km.   

Đáp án phần chuyển động

	Bài 2 :cứ 4 giây chuyển động ta gọi là một nhóm chuyển động

Dễ thấy vận tốc của động tử trong các n nhóm chuyển động đầu tiên là: 30 m/s;  31 m/s; 32 m/s …….., 3n-1 m/s ,……..,   và quãng đường tương ứng mà động tử đi được trong các nhóm thời gian tương ứng là: 4.30 m;  4.31 m;   4.32 m; …..; 4.3n-1 m;…….

	Vậy quãng đường động tử chuyển động trong thời gian này là:

Sn = 4( 30 + 31 + 32 + ….+ 3n-1) 

	Đặt Kn = 30 + 31 + 32 + …..+ 3n – 1 ( Kn + 3n  = 1 + 3( 1 + 31 + 32 + …..+ 3n – 1)

( Kn + 3n = 1 + 3Kn       (     
[image: image212.wmf]2
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Vậy: Sn = 2(3n – 1) 

	Vậy ta có phương trình: 2(3n -1) = 6000 ( 3n = 2999. 

Ta thấy rằng 37 = 2187; 38 = 6561, nên ta chọn n = 7. 

	Quãng đường động tử đi được trong 7 nhóm thời gian đầu tiên là: 

 2.2186 = 4372 m

Quãng đường còn lại là: 6000 – 4372 = 1628 m

	Trong quãng đường còn lại này động tử đi với vận tốc là ( với n = 8): 

37 = 2187 m/s

Thời gian đi hết quãng đường còn lại này là: 
[image: image213.wmf])
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	Vậy tổng thời gian chuyển động của động tử là:

     7.4 + 0,74 = 28,74 (s)

	Ngoài ra trong quá trình chuyển động. động tử có nghỉ 7 lần ( không chuyển động) mỗi lần nghỉ là 2 giây, nên thời gian cần để động tử chuyển động từ A tới B là: 28,74 + 2.7 = 42,74 giây.

	Bài 3: Từ đồ thị ta thấy: trên đường, hai xe cách nhau 400m

	Trên cầu chúng cách nhau 200 m

	Thời gian xe thứ nhất chạy trên cầu là T1 = 50 (s)

	Bắt đầu từ giây thứ 10, xe thứ nhất lên cầu và đến giây thứ 30 thì xe thứ 2 lên cầu.

	Vậy hai xe xuất phát cách nhau 20 (s)

	Vậy: V1T2 = 400 ( V1 = 20 (m/s)

	V2T2 =  200  ( V2 = 10 (m/s)

	Chiều dài của cầu là l = V2T1 = 500 (m)


	Bài 4: ( 2 đ) Thời gian chuyển động được xác định bằng công thức: t = 
[image: image214.wmf]v
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 = xv -1 

	Từ đồ thị ta thấy tích này chính là diện tích hình được giới hạn bởi đồ thị, hai trục toạ độ và đoạn thẳng MN.Diện tích này là 27,5 đơn vị diện tích. 

	Mỗi đơn vị diện tích này ứng với thời gian là 1 giây. Nên thời gian chuyển động của nhà du hành là 27,5 giây.


Bài 5:  Gọi x là vận tốc của xe ô tô thứ nhất  x  (km/h)  x > 10

Vận tốc của xe ô tô thứ hai là: x - 10 (km/h)  

Theo bài ra ta có:  
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(thỏa mãn) hoặc x = -50 (loại)

Vận tốc xe I là 60 km/h và vận tốc xe II là 50 km/h
Bài 6:
Gọi x(km/giờ )là vận tốc của người thứ nhất .

Vận tốc của ngưươì thứ hai là x+3 (km/giờ )


[image: image218.wmf]
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Vậy vận tốc của người thứ nhất là 12 km/giờ.

vận tốc của người thứ hai là 15 km/giờ.

Bài 7: Gọi s là chiều dài nửa quãng đường. Thời gian đi hết nửa qụãng đường đầu với vận tốc v1 là t1 = 
[image: image220.wmf]1
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 (1), thời gian đi hết nửa qụãng đường còn lại với vận tốc v2 là 

t2 = 
[image: image221.wmf]2
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 (2).

Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên cả quãng đường là vtb = 
[image: image222.wmf]12
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Ta có: t1 + t2=
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Kết hợp (1) (2) (3) có 
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. Thay số vtb= 8km/h; v1=12km/h.

Vận tốc trung bình của người đi xe ở nửa quãng đường sau:

v2=
[image: image225.wmf]tb1
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Bài 8:                                                                            B                                           C

a) Đường chéo AC2 = AB2 =BC2 = 2500

( AC = 50 km

Thời gian xe1 đi đoạn AB là  t1=AB/V1  = 3/4 h

Thời gian xe1 nghỉ tại B , c là 15p = 1/4 h                   A                                          D

Thời gian xe1 đi đoạn BC là  t2=BC/V1 = 40/40 = 1 h

+Trường hợp 1: Xe 2 gặp xe 1 lúc xe 1 vừa tới C 

                         Vận tốc xe 2 phải đi  V2 = AC/ (t1+t2+1/4) = 25 km/h

 +Trường hợp 2: Xe 2 gặp xe 1 lúc xe 1 bắt đầu rời khỏi C 

  Vận tốc xe 2 phải đi  V3 = AC/ (t1+t2+1/4+1/4) = 22,22 km/h

Vậy để gặp xe 1 tại C thì xe 2 phải đi với vận tốc     22,22 
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 25 km/h                                                                                                                                                                                                                         

b)Thời gian xe1 đi hết quãng đường AB-BC-CD  là  t3=(t1+1/4+t2+1/4+t1) = 3h

Để xe 2 về D cùng xe 1 thì thời gian xe2 phải đi hết quãng đường AC- CD 

là t4 =t3-1/2  =2,5h    

( Vận tốc xe 2 khi đó là V2’ = (50+30)/2,5 = 32 km/h.

                                             B- Phần Chất lỏng_Lực đẩy ACXimet

Bài 1(3,5 đ): Một khối gỗ nếu thả trong nước thì nổi 
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 thể tích, nếu thả trong dầu thì nổi 
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thể tích. Hãy xác định khối lượng riêng của dầu, biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3.

Bài 2(3,5 đ): Một vật nặng bằng gỗ, kích thước nhỏ,  hình trụ, hai đầu hình nón  được thả  không có vận tốc ban đầu từ độ cao 15 cm xuống nước. Vật tiếp tục rơi trong nước, tới độ sâu 65 cm thì dừng lại, rồi từ từ nổi lên. Xác định gần đúng khối lượng riêng của vật. Coi rằng chỉ có  lực ác si mét là lực cản đáng kể mà thôi. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. 

Bài 3: Một cốc hình trụ có đáy dày 1cm và thành mỏng. Nếu thả cốc vào một bình nước lớn thì cốc nổi thẳng đứng và chìm 3cm trong nước.Nếu đổ vào cốc một chất lỏng chưa xác định có độ cao 3cm thì cốc chìm trong nước 5 cm. Hỏi phải đổ thêm vào cốc lượng chất lỏng nói trên có độ cao bao nhiêu để mực chất lỏng trong cốc và ngoài cốc bằng nhau.

Bài 4: Trong tay  chỉ có 1 chiếc cốc thủy tinh hình trụ thành mỏng, bình lớn đựng nước, thước thẳng có vạch chia tới milimet. Hãy nêu phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của một chất lỏng nào đó và khối lượng riêng của cốc thủy tinh. Cho rằng bạn đã biết khối lượng riêng của nước

Bài 5: Hai nhánh của một bình thông nhau chứa chất lỏng có tiết diện S. Trên một nhánh có một pitton có khối lượng không đáng kể. Người ta đặt một quả cân có trọng lượng P lên trên pitton ( Giả sử không làm chất lỏng tràn ra ngoài). Tính độ chênh lệch mực chất lỏng giữa hai nhánh khi hệ đạt tới trạng thái cân bằng cơ học?. Khối lượng riêng của chất lỏng là D

Bài 6: Một khối gỗ hình hộp chữ nhật, tiết diện đáy S=150 cm2 , cao h=30 cm đ​ược thả nổi trong hồ n​ước sao cho khối gỗ thẳng đứng. Tính công của lực cần thiết để nhấn chìm khối gỗ xuống đáy hồ? Mực n​ước trong hồ có độ sâu L=100 cm. Biết trọng lượng riêng của n​ước và của gỗ lần l​ượt là d1=10000N/m3 , d2=8000N/m3. 
Bài 7: a)Một quả cầu bằng sắt bên trong có một phần rỗng. Hãy nêu cách xác định thể tích phần rỗng đó  với các dụng cụ có trong phòng thí nghiệm . Biết khối lượng riêng của sắt Ds.

 b) Một cái phao nổi trong bình nước, bên dưới treo một quả cầu bằng chì . Mực nước trong bình thay đổi thế nào nếu dây treo bị đứt. 

                                                            Đáp án Chất lỏng

Bài 1: 

Gọi thể tích khối gỗ là V; Trọng lượng riêng của nước là D và trọng lượng riêng của dầu là D’; Trọng lượng khối gỗ là P

Khi thả gỗ vào nước: lực Ác si met tác dụng lên vât là: 
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Vì vật nổi nên: FA = P ( 
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Khi thả khúc gỗ vào dầu. Lực Ác si mét tác dụng lên vật là:  
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Vì vật nổi nên:  F’A = P ( 
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Từ (1) và (2) ta có:
[image: image234.wmf]4

'

10

.

3

3

10

.

2

V

D

DV

=


           Ta tìm được: 
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           Thay D = 1g/cm3 ta được: D’ = 
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 g/cm3
Bài 2: Vì chỉ cần tính gần đúng khối lượng riêng của vật và vì vật có kích thước nhỏ nên ta có thể coi gần đúng rằng khi vật rơi tới mặt nước là chìm hoàn toàn ngay.

Gọi thể tích của vật là V và khối lượng riêng của vật là D, Khối lượng riêng của nước là D’. h = 15 cm; h’ = 65 cm.

Khi vật rơi trong không khí. Lực tác dụng vào vật là trọng lực.

  P = 10DV

Công của trọng lực là: A1 = 10DVh                                          

Khi vật rơi trong nước. lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V

Vì sau đó vật nổi lên, nên FA > P

Hợp lực tác dụng lên vật khi vật rơi trong nước là: F = FA – P = 10D’V – 10DV

Công của lực này là: A2 = (10D’V – 10DV)h’

Theo định luật bảo toàn công:

                                       A1 = A2 ( 10DVh = (10D’V – 10DV)h’

       (         D = 
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    Thay số, tính được D = 812,5 Kg/m3
Bài 3: Gọi diện tích đáy cốc là S. khối lượng riêng của cốc là D0, Khối lượng riêng của nước là D1, khối lượng riêng của chất lỏng đổ vào cốc là D2, thể tích cốc là V. 

Trọng lượng của cốc là P1 = 10D0V

Khi thả cốc xuống nước, lực đẩy ác si mét tác dụng lên cốc là: 

 FA1 = 10D1Sh1

Với h1 là phần cốc chìm trong nước.

( 10D1Sh1 = 10D0V   ( D0V = D1Sh1                       (1)

Khi đổ vào cốc chất lỏng có độ cao h2 thì phần cốc chìm trong nước là h3
Trọng lượng của cốc chất lỏng là: P2 = 10D0V + 10D2Sh2 

Lực đẩy ác si mét khi đó là: FA2 = 10D1Sh3 

Cốc đứng cân bằng nên: 10D0V + 10D2Sh2  =  10D1Sh3
Kết hợp với (1) ta được:  

    D1h1 + D2h2 = D1h3    ( 
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Gọi h4 là chiều cao lượng chất lỏng cần đổ vào trong cốc sao cho mực chất lỏng trong cốc và ngoài cốc là ngang nhau. 

Trọng lượng của cốc chất lỏng khi đó là: P3 = 10D0V + 10D2Sh4
Lực ác si mét tác dụng lên cốc chất lỏng là: FA3 = 10D1S( h4 + h’) 

(với h’ là bề dày đáy cốc)

Cốc cân bằng nên: 10D0V + 10D2Sh4 = 10D1S( h4 + h’)

( D1h1 + D2h4 = D1(h4 + h’) ( h1 + 
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Thay h1 = 3cm; h2 = 3cm; h3 = 5cm và h’ = 1cm vào

 Tính được h4 = 6 cm

Vậy lượng chất lỏng cần đổ thêm vào là  6 – 3 = 3 ( cm)

Bài 4: Gọi diện tích đáy cốc là S, Khối lượng riêng của cốc là D0; Khối lượng riêng của nước là D1; khối lượng riêng của chất lỏng cần xác định là D2 và thể tích cốc là V. chiều cao của cốc là h.

Lần 1: thả cốc không có chất lỏng vào nước. phần chìm của cốc trong nước là h1
Ta có: 10D0V = 10D1Sh1 ( D0V = D1Sh1.    (1)

( D0Sh = D1Sh1 ( D0 = 
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D1 ( xác định được khối lượng riêng của cốc.

Lần 2: Đổ thêm vào cốc 1 lượng chất lỏng cần xác định khối lượng riêng ( vừa phải) có chiều cao h2, phần cốc chìm trong nước có chiều cao h3
Ta có: D1Sh1 + D2Sh2 = D1Sh3.   ( theo (1) và  P = FA)

D2 = (h3 – h1)D1 ( xác định được khối lượng riêng chất lỏng.

Các chiều cao h, h1, h2, h3 được xác định bằng thước thẳng. D1 đã biết.

	Bài 5: 

Gọi h1 là chiều cao cột chất lỏng ở nhánh không có pitton, h2 là chiều cao cột chất lỏng ở nhánh có pitton. Dễ thấy h1 > h2. 

	

	Áp suất tác dụng lên 1 điểm trong chất lỏng ở đáy chung 2 nhánh gồm

Áp suất gây ra do nhánh không có pitton: P1 = 10Dh1

	Áp suất gây ra do nhánh có pitton: P2 = 10Dh2 + 
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	Khi chất lỏng cân bằng thì P1 = P2 nên 10Dh1 =  10Dh2 + 
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	Độ chênh lệch mực chất lỏng giữa hai nhánh là: h1 – h2 = 
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Bài 6

Trọng lượng gỗ P= S.h.d2 = 150 .30 .10-6 . 8000 =36N

Lực đẩy Acsimet lên gỗ khi chìm hoàn toàn là 

                          FA(mac) = S.h.d1 = 150 .30 .10-6 .10000 =45N                      L

Khi gỗ nổi cân bằng P =FA ( thể tích phần chìm của gỗ 

Vc = P/d1 = 4.V/5 .Chiều cao phần gỗ chìm trong nước là 

Vc/S = 24cm ( chiều cao nhô trên mặt nước x=6cm. 

Công nhấn chìm gỗ xuống đáy chia làm 2 giai đoạn 

Giai đoạn 1: Nhấn từ vị trí đầu đến khi mặt trên gỗ ngang bằng mặt nước, lực nhấn tăng dần từ 0 ( FA(mac) –P . lực nhấn Tbình FTB = (FA(mac) –P)/2 = 9/2= 4,5N

Công sinh ra A1= FTB . x = 4,5 . 0,06 = 0,27j

Giai đoạn 2: Nhấn cho tới khi gỗ chạm đáy, lực nhấn không đổi F= FA(mac) –P = 9N

Quãng đường di chuyển của lực S =L- h = 100-30 =70cm = 0,7m

Công sinh ra  A2 = F.S = 9. 0,7 = 6,3j

Công tổng cộng    A=A1+ A2 = 0,27+6,3 = 6,57j

Bài 7: Dụng cụ cần: Cân và bộ quả cân, bình chia độ, (bình tràn nếu quả cầu to hơn bình chia độ),bình nước, cốc.                                                                                                                             

+Các bước:

  - Cân quả cầu ta được khối lượng M ( thể tích phần đặc (sắt) của quả cầu 

         Vđ = M/D

  - Đổ một lượng nước vào bình chia độ sao cho đủ chìm vật, xác định thể tích V1   

  -Thả quả cầu vào bình chia độ, mực nước dâng lên, xác định thể tích V2
    Thể tích quả cầu V= V2 – V1  

  - Thể tích phần rỗng bên trong quả cầu là  Vr= V – Vđ = V2 – V1- M/D 

b) Gọi thể tích phần chìm của phao lúc đầu là Vc , thể tích quả cầu V, trọng lượng của hệ tương ứng là P1 và P2 

-Lúc đầu hệ nổi cân bằng ta có  (Vc + V)dn = P1 + P2   

                                                 Vc dn+ Vdn = P1 + P2   (1)

Khi dây bị đứt quả cầu chìm xuống, gọi thể tích phần chìm của phao lúc này là Vc’

 Ta có: Vc ‘dn+ Vdn < P1 + P2  (vì   Vdn < P)  

             Vc ‘dn+ Vdn < Vc dn+ Vdn  ( Vc ‘dn < Vc dn hay  Vc ‘<Vc

Vậy thể tích chiếm chỗ của phao lúc sau nhỏ hơn thể tích chiếm chỗ của phao lúc trước nên mực nước trong bình giảm xuống.

                                                     C- Phần Nhiệt học

Bài 1:    Có 0,5kg nước đựng trong ấm nhôm ở nhiệt độ 250C.

a. Nếu khối lượng ấm nhôm không đáng kể. Tính nhiệt lượng cần thiết để lượng nước sôi 
    ở 1000C.

b. Nếu khối lượng ấm nhôm là 200(g). Tính nhiệt lượng cần thiết để lượng nước trên sôi ở 1000C.

c. Nếu khối lượng ấm là 200g; phần nhiệt lượng thất thoát ra môi trường ngoài bằng 25% phần nhiệt lượng có ích. Tính nhiệt lượng mà bếp cung cấp để đun sôi lượng nước nói trên.

 Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.k ; của nhôm là 880 J/kg.k. 

Bài 2 : Trong một bình nhiệt lượng kế chứa hai lớp nước. Lớp nước lạnh ở dưới và lớp nước nóng ở trên. Tổng thể tích của hai khối nước này thay đổi như thế nào khi chúng sảy ra hiện tượng cân bằng nhiệt?. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và với môi trường.

Bài 3: Thả một cục nước đá có mẩu thuỷ tinh bị đóng băng trong đó vào một bình hình trụ chứa nước. Khi đó mực nước trong bình dâng lên một đoạn là h = 11mm. Cục nước đá nổi nhưng ngập hoàn toàn trong nước. Hỏi khi cục nước đá tan hết thì mực nước trong bình thay đổi thế nào?. Cho khối lượng riêng của nước là Dn = 1g/cm3. Của nước đá là Dđ = 0,9g/cm3. và của thuỷ tinh là Dt = 2g/cm3.

Bài 4: Một lò sưởi giữ cho phòng ở nhiệt độ 200C khi nhiệt độ ngoài trời là 50C. Nếu nhiệt độ ngoài trời hạ xuống tới – 50C thì phải dùng thêm một lò sưởi nữa có công suất 0,8KW mới duy trì nhiệt độ phòng như trên. Tìm công suất lò sưởi được đặt trong phòng lúc đầu?.

Bài 5: Muốn có 100 lít nước ở nhiệt độ 350C thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 150C. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K ?

Bài 6: Một thỏi nhôm và một thỏi sắt có trọng lượng như nhau. Treo các thỏi nhôm và sắt vào 

hai phía của một cân treo. Để cân thăng bằng rồi nhúng ngập cả hai thỏi đồng thời vào hai bình đựng nước. Cân bây giờ còn thăng bằng không ? Tại sao? Biết trọng lượng riêng của nhôm

 là 27 000N/m3 và của sắt là 78 000N/m3.

Bài 7 : (2,5điểm ) Một quả cầu có thể tích V1 = 100cm3 và có trọng lượng riêng d1= 8200N/m3 được thả nổi trong một chậu nước . Người ta rót dầu vào chậu cho đến khi dầu ngập hoàn toàn quả cầu . Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

a. Khi trọng lượng riêng của dầu là 7000N/m3 hãy tính thể tích phần ngập trong nước
               của quả cầu sau khi đổ ngập dầu .

b. Trọng lượng riêng của dầu bằng bao nhiêu thì phần ngập trong nước bằng phần 
     ngập trong dầu ? 

Bài 8: (2,5điểm ) Một nhiệt lượng kế đựng 2kg nước ở nhiệt độ 150C. Cho một khối nước đá ở nhiệt độ -100C vào nhiệt lượng kế . Sau khi đạt cân bằng nhiệt người ta tiếp tục cung cấp 

cho nhiệt lượng kế một nhiệt lượng  Q= 158kJ thì nhiệt độ của   nhiệt lượng kế đạt 100C.

Cần cung cấp thêm nhiệt lượng  bao nhiêu để nước trong  nhiệt lượng kế bắt đầu sôi ? Bỏ 

qua sự truyền nhiệt cho nhiệt lượng kế và môi trường .

Cho nhiệt dung riêng của nước Cn=4200J/kg.độ

Cho nhiệt dung riêng của nước đá : Cnđ =1800J/kg.độ

Nhiệt nóng chảy của nước đá : ( nđ = 34.104 J/kg

Đáp án Phần nhiệt

	Bài 2:  Gọi V1; V2; V’1; V’2 lần lượt là thể tích nước nóng, nước lạnh ban đầu và nước nóng, nước lạnh khi ở nhiệt độ cân bằng. độ nở ra hoặc co lại của nước khi thay đổi 10C  phụ thuộc vào hệ số tỷ lệ K. sự thay đổi nhiệt độ của lớp nước nóng và nước lạnh lần lượt là ∆t1 và ∆t2.

V1 = V’1 + V’1K∆t1  và V2 = V’2 - V’2K∆t2

	Ta có V1 + V2 = V’1 + V’2 + K(V’1∆t1  - V’2∆t2)

	Theo phương trình cân bằng nhiệt thì: m1C∆t1 = m2C∆t2  với m1, m2 là khối lượng nước tương ứng ở điều kiện cân bằng nhiệt, vì cùng điều kiện nên chúng có khối lượng riêng như nhau

	Nên: V’1DC∆t1 = V’2DC∆t2 ( V’1∆t1 – V’2∆t2 = 0

	Vậy: V1 + V2 = V’1 + V’2 nên tổng thể tích các khối nước không thay đổi.

	Bài 3: Gọi thể tích nước đá là V; thể tích thuỷ tinh là V’, V1 là thể tích nước thu được khi nước đá tan hoàn toàn, S là tiết diện bình.

Vì ban đầu cục nước đá nổi nên ta có: (V + V’)Dn = VDđ + V’Dt

	Thay số được V = 10V’  ( 1)

	Ta có: V + V’ = Sh.  Kết hợp với (1) có V = 
[image: image245.wmf]11
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 (2)

	Khối lượng của nước đá  bằng khối lượng của nước thu được khi nước đá tan hết nên: DđV = Dn V1 ( V1 = 
[image: image246.wmf]=
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	Khi cục nước đá tan hết. thể tích giảm đi một lượng là V – V1 =V – 0,9V = 0,1V

	Chiều cao cột nước giảm một lượng là: h’ = 
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	Bài 4: Gọi công suất lò sưởi trong phòng ban đầu là P, vì nhiệt toả ra môi trường tỷ lệ với độ chênh lệch nhiệt độ, nên gọi hệ số tỷ lệ là K. Khi nhiệt độ trong phòng ổn định thì công suất của lò sưởi bằng công suất toả nhiệt ra môi trường của phòng. Ta có: P = K(20 – 5) = 15K    ( 1)

	Khi nhiệt độ ngoài trời giảm tới -50C thì:(P + 0,8) = K[20 – (-5)] = 25K   (2)

	Từ (1) và (2) ta tìm được P = 1,2 KW. 


Bài 5
Gọi x là khối lượng nước ở 150C và y là khối lượng nước đang sôi.

Ta có:

         x + y = 100kg       (1)

Nhiệt lượng y kg nước đang sôi toả ra:

         Q1= y.4190.(100 - 35)

Nhiệt lượng x kg nước ở nhiệt độ 150C thu vào để nóng lên 

   Q2 = x.4190.(35 - 15)

Vì nhiệt lượng thu vào bằng nhiệt lượng toả ra nên:

          x.4190.(35 - 15) = y.4190.(100 - 35)      (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được:

x
[image: image248.wmf]»

76,5kg;    y
[image: image249.wmf]»

23,5kg

Vậy phải đổ 23,5 lít nước đang sôi vào 76,5 lít nước ở 150C.

Bài 6:
Cân không thăng bằng. Lực đẩy của nước tác dụng vào hai thỏi tính theo công thức: 

FA1 = d.V1;   FA2 = d.V2
( d là trọng lượng riêng của nước; V1 là thể tích của thỏi nhôm; V2 là thể tích của thỏi sắt ). Vì trọng lượng riêng của sắt lớn hơn của nhôm nên V2 > V1, do đó 

FA2 >  FA1

D_ Phần cơ năng
Bài 1: Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12 kg nóng lên thêm 200C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K.

Bài 2: Vật A ở Hình 4.1 có khối lượng 2kg. Hỏi lực kế chỉ bao nhiêu ? Muốn vật A đi lên được 2cm, ta phải kéo lực kế đi xuống bao nhiêu cm ?


                                                                                                             A        B        C                                                                                                              

Bài 3 : (2,5điểm )









Cho hệ cơ như hình vẽ bên.                                                                     R4         R3

Vật P có khối lượng là 80kg, thanh MN dài 40cm .


F
        
Bỏ qua trọng lượng dây , trọng lượng thanh MN ,          

        

lực ma sát .  








                  R2            R1
                     
a. Khi trọng lượng của các ròng rọc bằng nhau ,vật  


          
    

 P treo chính giữa thanh MN thì người ta phải dùng                               M             N       

một lực F=204 N để giữ cho hệ cân bằng .





    P 
 

Hãy tính tổng lực kéo mà chiếc xà phải chịu .

b. Khi thay ròng rọc R2 bằng ròng rọc có khối lượng 1,2 kg 

,các ròng rọc R1, R3, R4 có khối lượng bằng nhau và bằng 0,8kg . Dùng lực căng dây F

vừa đủ . Xác định vị trí treo vật P trên MN để hệ cân bằng ( thanh MN nằm ngang ) .

Bài 4: Cho hệ 2 ròng rọc giống nhau ( hình vẽ)

Vật A có khối lượng M = 10 kg

a. Lực kế chỉ bao nhiêu? (bỏ qua ma sát và

khối lượng các ròng rọc).

     b. Bỏ lực kế ra, để kéo vật lên cao thêm 50 cm 

người ta phải tác dụng một lực F = 28N vào điểm B . Tính: 

            + Hiệu suất Pa lăng

            + Trọng lượng mỗi ròng rọc

                                  (bỏ qua ma sát)

Đáp án phần co học

Bài 1: (4 điểm )

Nhiệt lượng đầu búa nhận được:

Q = m.c.(t1 - t2) =12.460.20 =110 400 J

Công của búa máy thực hiện trong 1,5 phút là:

A = 
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Công suất của búa là:
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Bài 2:  (4 điểm)

Gọi trọng lượng của vật là P. ( Hình 4.2)

Lực căng của sợi dây thứ nhất là 
[image: image253.wmf]2

P

.                           

Lực căng của sợi dây thứ hai là 
[image: image254.wmf]4

P

. 

Lực căng của sợi dây thứ ba sẽ là 
[image: image255.wmf]8

P

. 

Vậy lực kéo do lò xo chỉ bằng 
[image: image256.wmf]8

P

. 

Vật có khối lượng 2kg thì trọng lượng P = 20N. 

Do đó lực kế chỉ 
[image: image257.wmf]20
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N

=2,5N.    (2điểm )

Như vậy ta được lợi 8 lần về lực ( chỉ cần dùng lực kéo nhỏ hơn 8 lần so với khi kéo trực tiếp ) thì phải thiệt 8 lần về đường đi, nghĩa là muốn vật đi lên 2cm, tay phải kéo dây một đoạn dài hơn 8 lần, tức là kéo dây một đoạn 16cm.     (2 điểm )

Bài 3:

   Biểu diễn các lực như (hình vẽ)

a. Vật A có trọng lượng    P=100N

 RRọc 1 là RRọc động ( F1 = P/2 =50N                      

 RRọc 2 là RRọc động ( F2 = F1/2 =50/2 = 25N         

 Số chỉ lực kế   F0=F2= 25N                                             

b. Để nâng vật lên cao 50 cm thì RRọc 1 phải lên cao

50 cm ( RRọc 2 lên cao 100 cm ( Điểm đạt của lực

Phải di chuyển một quãng đường 200 cm = 2m

Công có ích nâng vật lên

A1= P.h = 100 . 0,5 = 50j

Công toàn phần do lực kéo sinh ra là

A= F.S = 28 . 2 = 56j

Hiệu suất pa lăng  H= A1. 100%/A = 5000/56 =89,3%

+ Công hao phí do nâng 2 RRọc động là A2= A-A1= 56-50 =6j

         Gọi trọng lượng mỗi RRọc là Pr , ta có:

         A2 = Pr.. 0,5 + Pr . 1 ( Pr = A2/1,5 = 6/1,5 = 4 N

      trọng lượng mỗi RRọc là Pr = 4N
ĐỀ 1

Câu 1:  (2,5 điểm) Một nhóm học sinh có 5 em, đi từ trường đến sân vận động cách nhau 6 km. Nhưng cả nhóm chỉ có một chiếc xe đạp nên đành phải cử một người liên tục đạp xe  đi lại để đưa từng người lần lượt đến nơi. Trong khi người đó đạp xe, số còn lại phải tiếp tục đi bộ cho đến khi người đạp xe chở đến người cuối cùng. Tính tổng quãng đường mà người xe đạp đã đi. Biết rằng vận tốc của xe đạp là 12km/h, vận tốc đi bộ 6 km/h.

Câu 2:  (2,0 điểm) Trộn hai chất lỏng có nhiệt dung riêng lần lượt c1 = 6000 J/kg.độ, c2 = 4200 J/kg.độ và nhiệt độ ban đầu t1 = 800C, t2 = 400C với nhau. Nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt bằng bao nhiêu? Biết rằng các chất lỏng trên không gây phản ứng hóa học với nhau và chúng được trộn với nhau theo tỷ lệ (về khối lượng) là 3:2. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.

Câu 3:  (2,5 điểm)
a. Bỏ một quả cầu bằng thép đặc vào một chậu chứa thủy ngân,

                 tính tỷ lệ % về thể tích của phần quả cầu ngập trong thủy ngân.

b. Người ta đổ một chất lỏng (không tan trong thủy ngân)

                 vào chậu thủy ngân đó cho đến khi quả cầu ngập hoàn toàn trong

                 nó (như hình bên). Phần ngập trong thủy ngân chỉ còn lại 30%.

             
Xác định khối lượng riêng của chất lỏng nói trên. 

             Biết khối lượng riêng của thủy ngân và thép lần lượt là: 13,6 g/ml, 7850 kg/m3

Câu 4:  (1,5 điểm)        Cho các dụng cụ sau đây:

   Một ăcquy loại 12V, hai bóng đèn trên có ghi 6V – 0,5A , một bóng đèn 12V – 1A

Làm thế nào để mắc chúng vào nguồn điện nói trên mà các đèn đều sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện  

Câu 5: (1,5 điểm)

Vẽ ảnh của một người cao 1,60 m qua một chiếc gương phẳng cao 80 cm, treo thẳng đứng, mép trên cao ngang đỉnh đầu. 

Người này soi gương có thể nhìn thấy bao nhiêu phần cơ thể nếu mắt người đó cách đỉnh đầu 10 cm? 

Phải dịch chuyển gương như thế nào để nhìn thấy toàn bộ cơ thể? (Coi người và gương luôn song song với nhau)

                                                                     Đề  2
ĐÒ thi môn vật lý

(Thời gian 150phút - Không kể giao đề)

Bài 1: (4 điểm)  Một người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5 giờ 30 phút với vận tốc 15km/h. Người đó dự định đi được nửa quãng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10 giờ sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì phát hiện xe bị hỏng phải sửa xe mất 20 phút.

Hỏi trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng giờ như dự định?

Bài 2: (4 điểm)  Từ dưới đất kéo vật nặng lên cao người ta mắc một hệ thống gồm ròng rọc động và ròng rọc cố định. Vẽ hình mô tả cách mắc để được lợi:

a. 2 lần về lực.

b. 3 lần về lực.

Muốn đạt được điều đó ta phải chú ý đến những điều kiện gì?

Bài 3: (4 điểm)  Trong tay ta có một quả cân 500gam, một thước thẳng bằng kim loại có vạch chia và một số sợi dây buộc. Làm thế nào để xác nhận lại khối lượng của một vật nặng 2kg bằng các vật dụng đó? Vẽ hình minh hoạ

Bài 4:  (4 điểm)   Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi 

     quay trở lại S ?.

 b. Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S ?

Bài 5: (4 điểm)  Thả 1,6kg nước đá ở -100C vào một nhiệt lượng kế đựng 2kg nước ở 600C. Bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng 200g và nhiệt dung riêng là 880J/kg.độ.

a.  Nước đá có tan hết không?

b.  Tính nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế?

Biết Cnước đá = 2100J/kg.độ ,  Cnước = 4190J/kg.độ ,  (nước đá = 3,4.105J/kg,  
Đề 3
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1: (2,5điểm) 

Trên một đoạn đường thẳng có ba người chuyển động, một người đi xe máy, một người đi xe đạp và một người đi bộ ở giữa hai người đi xe đạp và đi xe máy. ở thời điểm ban đầu, ba người ở ba vị trí mà khoảng cách giữa người đi bộ và người đi xe đạp bằng một phần hai khoảng cách giữa người đi bộ và người đi xe máy. Ba người đều cùng  bắt đầu chuyển động và gặp nhau tại một thời điểm sau một thời gian chuyển động. Người đi xe đạp đi với vận tốc 20km/h, người đi xe máy đi với vận tốc 60km/h và hai người này chuyển động tiến lại gặp nhau; giả thiết chuyển động của ba người là những chuyển động thẳng đều. Hãy xác định hướng chuyển động và vận tốc của người đi bộ?

Câu 2:  (2,5điểm)

Một cái nồi bằng nhôm chứa nước ở 200C, cả nước và nồi có khối lượng 3kg. Đổ thêm vào nồi 1 lít nước sôi thì nhiệt độ của nước trong nồi là 450C. Hãy cho biết: phải đổ thêm bao nhiêu lít nước sôi nước sôi nữa để nhiệt độ của nước trong nồi là 600C. Bỏ qua sự mất mát  nhiệt ra môi trường ngoài trong quá trình trao đổi nhiệt, khói lượng riêng của nước là 1000kg/m3.   

Câu 3: (2,5điểm)

Một quả cầu có trọng lượng riêng d1=8200N/m3, thể tích V1=100cm3, nổi trên mặt một bình nước. Người ta rót dầu vào phủ kín hoàn toàn quả cầu. Trọng lượng riêng của dầu là d2=7000N/m3 và của nước là d3=10000N/m3.

          a. Tính thể tích phần quả cầu ngập trong nước khi đã đổ dầu.

          b. Nếu tiếp tục rót thêm dầu vào thì thể tích phần ngập trong nước của quả cầu thay đổi như thế nào?

Câu 4: (2,5điểm)                                                                                             G1

Hai gương phẳng G1 và G​2 được bố trí hợp với

nhau một góc 
[image: image258.wmf]a

 như hình vẽ. Hai điểm sáng A

và B được đặt vào giữa hai gương.

             a. Trình bày cách vẽ tia sáng suất phát


từ A phản xạ lần lượt lên gương G2 đến gương

G1 rồi đến B.

            b. Nếu ảnh của A qua G1 cách A là

12cm và ảnh của A qua G2 cách A là 16cm.                                                         G2

Khoảng cách giữa hai ảnh đó là 20cm. Tính góc 
[image: image259.wmf]a

.

                                                            Đề 4

                               Đề khảo sát học sinh giỏi năm học 2008-2009

                                                   Môn : Vật Lý  Lớp 8

                                                   (Thời gian: 120 phút )

I. Trắc nghiệm : (3 điểm)

(Mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án đúng , em hãy ghi lại chữ cái ở đầu phương án mà em cho là đúng vào bài làm  của mình )

Câu 1: Khi treo vật vào lực kế đặt ở ngoài không khí thì lực kế chỉ P = 2,4 N. Khi nhúng vật vào trong nước thì lực kế chỉ P = 1,3N. Lực đẩy ác si mét tác dụng vào vật có giá trị:

A. 2,4 N                    B. 1,3N                     C. 1,1 N                   D. 3,7 N

Câu 2: Công xuất của máy bơm nước là 1000W , máy thực hiện 1 công:

A. 3600 000 J           B. 600 000J             C. 3600 J                   D. 1000J

Câu 3:Trộn 5 lít nước ở 10
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 C và 5 lít nước ở 30
[image: image261.wmf]0

 C vào một nhiệt lượng kế thì có được 10 lít nước có nhiệt độ là:

A. 10
[image: image262.wmf]0

 C                  
B. 15
[image: image263.wmf]0

 C                  C. 20
[image: image264.wmf]0

 C                    D. 25
[image: image265.wmf]0

 C

Câu 4: Tốc độ 36km/h bằng giá trị nào dưới đây 

A. 36 m/s 

B. 36000 m/s           C. 100 m/s

D. 10 m/s

Câu 5: Để có nước ở nhiệt độ 40
[image: image266.wmf]0

 C thì phải pha nước lạnh 20
[image: image267.wmf]0

 C với nước sôi 100
[image: image268.wmf]0

 C theo tỉ lệ 
[image: image269.wmf]Lanh

Soi

 như thế nào: 

A. 
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             B. 
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Câu 6: Một người dùng 1 ròng rọc để nâng mọt vật lên cao  10m với lực kéo ở đầu dây tự do là 150N. Hỏi người đó đã thực hiện một công là bao nhiêu:

A. A = 3400 J            B. A  = 3200J           C. A = 3000 J          D. A= 2800J

II Tự Luận: ( 17 điểm) 

Bài 1: (6 điểm) Lúc 10h hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau 96Km đi ngược chiều nhau , vận tốc xe đi từ A là 36Km, của xe đi từ B là 28Km

a. Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau

b, Hỏi: - Trước khi gặp nhau, sau bao lâu hai xe cách nhau 32 km.


   - Sau khi gặp nhau, sau bao lâu hai xe cách nhau 32 km

Bài 2: (5 điểm) Một cái bình bằng đồng có khối lượng bằng 120g chứa 0.8lít nước ở nhiệt độ 18
[image: image274.wmf]0

C. người ta thả vào bình nước một thỏi chì có khối lượng 450g và nhiệt độ 95
[image: image275.wmf]0

C .Tính nhiệt độ của thỏi chì , nước và bình khi có cân bằng nhiệt.

Cho biết nhiệt dung riêng cuả nước là 4200J/Kg.K

Của chì là 130 J/kg.K ,của đồng là380  J/kg.K

Bài 3 (6 điểm) Một khối nước đá hình lập phương  cạnh 3cm, khối lượng riêng 0.9 g /cm
[image: image276.wmf]3

. Viên đá nổi trên mặt nước. Tính tỷ số giữa thể tích phần nổi và phần chìm của viên đá, từ đó suy ra chiều cao của phần nổi. Biết khối lượng riêng của nước là 1g /cm
[image: image277.wmf]3

.

                                                                              Đề 5

A. Phần trắc nghiệm

Chọn phương án đúng nhất bằng cách ghi chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng và bài làm.

Câu 1: Ba vật chuyển động với vận tốc tương ứng sau: 

v1= 54km/h; v2 = 10m/s; v3 = 0,02km/s

Sự sắp xếp nào sau đây là đúng:

	A. v1<v2<v3
	B. v3<v2<v1

	C. v2<v1<v3
	D. v2<v3<v1


Câu 2: Một vật có khối lượng m = 4 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Diện tích mặt tiếp xúc của vật với mặt bàn là S = 60 cm2 thì áp suất tác dụng lên mặt bàn có giá trị là:

	A. P = 2/3.104N/m2
	           B. P = 3/2.104N/m2

	C. P = 2/3.105N/m2
	D. Một đáp án khác


Câu 3: Khi chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật chất chậm đi thì đại lượng nào sau đây thay đổi:

	A. Khối lượng của vật.
	B. Nhiệt độ của vật.

	C. Trọng lượng của vật.
	D. Các đại lượng trên đều thay đổi


Câu 4: Nhiệt từ cơ thể con người có thể truyền ra môi trường bên ngoài bằng cách: 

	A. Dẫn nhiệt.
	B. Đối lưu.

	C. Bức xạ nhiệt.
	D. Bằng cả ba hình thức trên


B. Phần tự luận:

Câu 5: Một người đi xe máy đi từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 45km. Trong nửa đoạn đường đầu chuyển động đều với vận tốc v1, trong nửa đoạn đường sau chuyển động đều với vận tốc v2 = [image: image279.png]win



v1. Hãy xác định vận tốc v1 và v2 để sau 1 giờ 30 phút người đó đến được B.

Câu 6:  Một quả cầu có trọng lượng riêng Do=8200N/m3, thể tích Vo = 102 dm3 nổi trên mặt một bình nước. Người ta rót dầu vào phủ kín hoàn toàn quả cầu. Tính thể tích phần quả cầu ngập trong nước khi đã đổ dầu. Cho trọng lượng riêng và của nước lần lượt là D2=7000N/m3 và D3 = 10000N/m3. Giả thiết rằng quả cầu không thấm dầu và nước.

Bài 7:  Người ta thả đồng thời 150g Sắt ở 20oC và 500g Đồng ở 25oC vào 250g Nước ở nhiệt độ 95oC. Tính nhiệt độ khi cân bằng nhiệt. Cho biết nhiệt dung riêng của Sắt, Đồng, Nước lần lượt là: C1=460 J/kg, C2=380 J/kg, C3=4200 J/kg.

Bài 8: Một bếp ga dùng khí đốt có hiệu suất H= 65%

a. Tính nhiệt lượng có ích khi dùng bếp này đốt cháy hoàn toàn 2,4 kg khí đốt. Cho

     năng suất toả nhiệt của khí là 44.106J/kg

b. Dùng bếp này với nhiên liệu trên có thể đun sôi bao nhiêu lít nước nhiệt độ 28oC.

                                                             Đề 6

Phần I . Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1.Vận tốc tàu hoả là 72km/h, vận tốc xe ô tô là 18m/s thì. Hãy so sánh vận tốc của hai xe?

A. Vân tốc tàu hoả lớn hơn.
        
  B. Vận tốc ô tô lớn hơn.

C. Hai xe có vận tốc bằng nhau
   D. Không xác định được vận tốc xe nào lớn hơn.

2. Cho 2 khối kim loại A và B . Tỉ số khối lượng riêng của A và B là 2/5. Khối lượng của B gấp 2 lần khối lượng của A. Vậy thể tích của A so với của B là:

A. 0,8 lần 
B. 1,25 lần

C. 0,2 lần

D. 5 lần

3. Có một bình thuỷ tinh như trên hình vẽ(hình1) đựng nước đến độ cao 7h. Điểm A ở độ sâu h, điểm B cách đáy một khoảng h. Tỉ số áp suất của nước tại điểm A (pA) và B (pB) tức là pA:pB là:

A. 1:1

B. 1:7


C. 1: 6


D. 6:7

[image: image280.png]


   Hình1                                             [image: image281.png]


Hình 2

4. Để hai vật Avà B có cùng khối lượng và cùng nhiệt độ gần bếp than, sau một thời gian nhiệt độ của vật A cao hơn vật B. Ta có thể kết luận.

A. Nhiệt dung riêng của A lớn hơn nhiệt dung riêng của B.

B. Nhiệt dung riêng của B lớn hơn nhiệt dung riêng của A.

C. Thể tích của vật  A lớn hơn thể tích của vật B. 

D. Thể tích của vật  B lớn hơn thể tích của vật A.

Phần II. Tự luận(8 điểm).

Câu2: Một ô tô  khối lượng P= 1200N, có công suất động cơ là không đổi. Khi chạy trên đoạn đường nằm ngang s= 1km với vận tốc không đổi v= 54km/h ôtô tiêu thụ mất v= 0,1 lít xăng.

Hỏi khi ô tô ấy chuyển động đều trên một đoạn đường dốc lên phía trên thì nó chạy với 

vận tốc là bao nhiêu?


 Biết rằng cứ đi hết chiều dài l = 200m thì chiều cao của dốc tăng thêm 1 đoạn là h= 7m. Động cơ có hiệu suất 28%. Khối lượng riêng của xăng là D= 800kg/m3. Năng suất toả nhiệt của xăng là q= 4,5. 107 J/kg. Giả sử lực cản của gió và ma sát tác dụng lên ô tô trong lúc chuyển động là không đổi.

Câu 3: Người ta dùng một cái xà beng có dạng như hình vẽ (Hình2) để nhổ một cây đinh cắm sâu vào gỗ. 

a. Khi tác dụng một lực F =100N vuông góc với OB tại đầu B ta sẽ nhổ được đinh. Tính 

    lực giữ của đinh lúc này? Biết OB= 10.OA.(CÓ biểu diễn lực trong hình vẽ)

c. Nếu lực tác dụng vào đầu B có hướng vuông góc với tấm gỗ thì phải có độ lớn là bao nhiêu mới nhổ được đinh.(Có biểu diễn lực trong hình vẽ).

Câu 4: Trong một bình bằng đồng khối lượng m1= 400g có chứa m2 = 500g nước ở cùng nhiệt độ 400C. Thả vào đó một mẩu nước đá ở nhiệt độ t3= -100 C. Khi có cân bằng nhiệt ta thấy còn xót lại m' = 75g nước đá chưa tan . Xác đinh khối lượng ban đầu m3 của nước đá . Nhiệt dung riêng của đồng là, nước  và nước đá lần lượt là : C1= 400J.kg.K; C2=4200J/kg.K; C3= 2100J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là : 3,4.105J/kg

                                                              Đề  7

I. Trắc nghiệm khách quan (5,0điểm)

Chọn một đáp án đúng trong các phương án ở mỗi câu hỏi rồi ghi vào bài làm:

Câu1: Để đi lên tầng 5 của một toà nhà, hai bạn đi theo hai cầu thang khác nhau. Giả sử trọng lượng hai bạn như nhau thì:

A.Bạn nào đi cầu thang có nhiều bậc sẽ tốn nhiều công hơn.

B.Bạn nào đi cầu thang có ít bậc sẽ tốn nhiều công hơn.

C.Bạn nào mất ít thời gian hơn thì sẽ tốn ít công hơn.

D.Công của hai bạn như nhau.

Câu2: Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: đồng, sắt, nhôm có khối lượng bằng nhau, khi nhúng ngập chúng vào trong nước thì lực đẩy của nước tác dụng vào vật nào là lớn nhất, bé nhất? Chọn thứ tự đúng về lực đẩy Acsimet từ lớn nhất đến bé nhất ?

A. Nhôm – Sắt - Đồng



B. Nhôm - Đồng – Sắt

C. Sắt – Nhôm - Đồng



D. Đồng – Nhôm – Sắt

Câu 3: Để đo độ cao của một đỉnh núi người ta sử dụng khí áp kế để đo áp suất. Kết quả các phép đo cho thấy: ở chân núi ,áp kế chỉ 75cmHg, ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5cmHg. Biết trọng lượng riêng của không khí là 12,5N/m3 và trọng lượng riêng của thuỷ ngân là 136000N/ m3. Độ cao của đỉnh núi là bao nhiêu?

A.  h = 360,8m
B.  h = 380,8m 
C.  h = 370,8m
D. h = 390,8m

Câu 4 :Hai bình A và B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B đựng nước tới cùng một độ cao nối thông đáy bằng một ống nhỏ. Hỏi sau khi mở khoá ở ống nối, nước và dầu có chảy từ bình nọ sang bình kia không?

A. Không, vì độ cao của cột chất lỏng hai bình bằng nhau

B. Dầu chảy sang nước vì lượng dầu nhiều hơn.

C. Dầu chảy sang nước vì lượng dầu nhẹ hơn.

D. Nước chảy sang dầu vì áp suất cột nước lớn hơn áp suất cột dầu do trọng lượng riêng

     của nước lớn hơn của dầu.

Câu 5: Hành khách trên tàu A thấy tàu B đang chuyển động về phía trước, còn hành khách trên tàu B lại thấy tàu C cũng đang chuyển động về phía trước.Vậy, hành khách trên tàu A sẽ thấy tàu C :

A. Đứng yên



B. Chạy lùi về phía sau.


C. Tiến về phía trước.

D. Tiến về phía trước rồi sau đó lùi về phía sau

II. Phần tự luận ( 15 điểm)

Bài 1: (8 điểm) Tại hai điểm A và B trên cùng một đường thẳng cách nhau 120 km. Hai ôtô cùng khởi hành 1 lúc chạy ngược chiều nhau. Xe đi từ A có vận tốc v1 = 30 km/h , xe đi từ B có vận tốc v2 = 50 km/h.
a. Lập công thức xác định vị trí của hai xe đối với A vào thời điểm t kể từ lúc hai xe 

    khởi hành.

b. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

c. Xác định thời điểm và vị trí hai xe cách nhau 40 km.

Bài 2: (7 điểm) Trong hai bình cách nhiệt có chứa hai chất lỏng khác nhau ở hai nhiệt độ ban đầu khác nhau. Người ta dùng một nhiệt kế lần lượt nhúng đi nhúng lại vào bình 1, rồi lại vào bình 2. Chỉ số  của nhiệt kế lần lượt là 400C ; 80C ; 390C ; 9,50C.

a. Đến lần nhúng tiếp theo nhiệt kế chỉ bao nhiêu?

b. Sau một số rất lớn lần nhúng như vậy, nhiệt kế sẽ chỉ bao nhiêu?

                                                       Đề  8

A.Trắc nghiệm : (3 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm  Một xe chuyển động trên đoạn đường AB. Nửa thời gian đầu xe chuyển động với vận tốc V1= 30 km/h, nửa thời gian sau xe chuyển động với vận tốc   V2= 40km/h.  Vận tốc trung bình trên đoạn đường AB là:

             A. 70km/h             B. 34,2857km/h              C. 30km/h           D. 40km/h

Câu 2 (1,5 điểm):  Một vật chuyển động trên đoạn AB chia làm hai giai đoạn AC và CB với AC = CB với vận tốc tương ứng là V1và V2. Vận tốc trung bình trên đoạn đường AB được tính bởi công thức nào sau đây? Hãy chọn đáp án đúng và giải thích kết quả mình chọn.

	        A. vtb=
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B.Tù l­Ën: (7 điểm)

Câu 3: (1,5 điểm): Một Canô chạy từ bến A đến bến B rồi lại trở lại bến A trên một dòng sông.Tính vận tốc trung bình của Canô trong suốt quá trình cả đi lẫn về? 

Câu 4: (2 điểm): Lúc 6 giờ sáng một người đi xe gắn máy từ thành phố A về phía thành phố B ở cách A 300km, với vận tốc V1= 50km/h. Lúc 7 giờ  một xe ô tô đi từ B về phía A với vận tốc V2= 75km/h.

a. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km?

b. Trên đường có một người đi xe đạp, lúc nào cũng cách đều hai xe trên. Biết rằng người đi xe đạp khởi hành lúc 7 h. Hỏi.

- Vận tốc của người đi xe đạp?

- Người đó đi theo hướng nào?

- Điểm khởi hành của người đó cách B bao nhiêu km?

	Câu 5(2 điểm): Hai hình trụ A và B đặt thẳng đứng có tiết diện lần lượt là 100cm2 và 200cm2 được nối thông đáy bằng một ống nhỏ qua khoá k như hình vẽ. Lúc đầu khoá k để ngăn cách hai bình, sau đó đổ 3 lít dầu vào bình A, đổ 5,4 lít nước vào bình B. Sau đó mở khoá k để tạo thành một bình thông nhau. Tính độ cao mực chất lỏng ở mỗi bình. Cho biết trọng lượng riêng của dầu và của nước lần lượt là: d1=8000N/m3 ; d2= 10 000N/m3;

 
	


Bài 6 (1,5 điểm): Một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc, khi cân trong không khí có trọng lượng P0= 3N. Khi cân trong nước, vòng có trọng lượng P = 2,74N. Hãy xác định khối lượng phần vàng và khối lượng phần bạc trong chiếc vòng nếu xem rằng thể tích V của vòng đúng bằng tổng thể tích ban đầu V1 của vàng và thể tích  ban đầu V2 của bạc. Khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m3, của bạc 105
ĐỀ 9
Câu 1: (3đ) Lúc 6 giờ, hai xe cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 24km, chúng chuyển  động thẳnh đều và cùng chiều từ A đến B, Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc là 42km xe thứ hai từ B với vận tốc 36km/h.


a. Tìm khoảng cách giữa hai xe sau 45 phút kể từ lúc xuất phát.


b.  Hai xe có gặp nhau không? Nếu có, chúng  gặp nhau lúc mấy giờ? ở đâu?

Câu 2: (3đ) Một xe tải khối lượng 9 tấn có 12 bánh xe, diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe với mặt đường là 7,2 cm3 tính áp suất của xe lên mặt đường khi xe đứng yên có mặt đường là phẳng. 

Câu 3: (4đ) Một ống thuỷ tinh hình trụ một đầu kín, một đầu hở có diện tích đáy là 4cm3 chứa đầy dầu trong ống là  60 cm3, khối lượng riêng của dầu là Dd = 0,8 g/Cm3. Áp suất khí quyển là Po = 10 5 Pa. Tính.


a. Áp suất tại đáy ống khi đặt ống thẳng đứng trong không khí khi miệng ống                                                   hướng lên.


b. Tính áp suất tại điểm trong dầu cách miệng ống 10 cm khi đặt ống thẳng đứng    trong không khí, miệng ống hướng lên trên.


c. Áp suất tại đáy ống khi dìm ống thẳng đứng trong nước, miệng ống hướng    xuống, cách mặt thoáng nước70 cm. Biết khối lượng riêng của nước là Dn=g/cm3.

                                                                   ĐỀ 10
Câu1: ( 5 điểm)  Lúc 6 giờ sáng, một người đạp xe từ thành phố A về phía thành phố B ở cách thành phố A : 114 Km với vận tốc 18Km/h. Lúc 7h , một xe máy đi từ thành phố B về phía thành phố A với vận tốc 30Km/h . 

1. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp cách A bao nhiêu Km ?

2. Trên đường có một người đi bộ lúc nào cũng cách đều xe đạp và xe máy, biết rằng

      người đó cũng khởi hành từ lúc 7h . Hỏi :  

a. Vận tốc của người đó .

b. Người đó đi theo hướng nào ?

c. Điểm khởi hành của người đó cách A bao nhiêu Km ?

Câu 2: (4 điểm ) Một thỏi hợp kim có thể tích 1 dm3 và khối lượng 9,850kg  tạo bởi bạc và thiếc . Xác định khối lượng của bạc và thiếc trong hợp kim đó , biết rằng khối lượng riêng của bạc là 10500 kg/m3, của thiếc là 2700 kg/m3 . Nếu :

a. Thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích của bạc và thiếc

b. Thể tích của hợp kim bằng  95% tổng thể tích của bạc và thiếc .

Câu 3: ( 6 điểm)  Một bình thông nhau hình chữ U tiết diên đều S = 6 cm2 chứa nước có trọng lượng riêng d0 =10 000 N/m3 đến nửa chiều cao của mỗi nhánh .

a. Người ta đổ vào nhánh trái một lượng dầu có trọng lượng riêng d = 8000 N/m3 sao cho độ chênh lệch giữa  hai mực chất lỏng trong hai nhánh chênh lệch nhau một đoạn 10 cm.Tìm khối lượng dầu đã rót vào?

b. Nếu rót thêm vào nhánh trái một chất lỏng có trọng lượng riêng d1 với chiều cao 5cm thì mực chất lỏng trong nhánh trái ngang bằng miệng ống . Tìm chiều dài mỗi nhánh chữ U và trọng lượng riêng d1 Biết mực chất lỏng ở nhánh phải bằng với mặt phân cách giữa dầu và chất lỏng mới đổ vào ?

Câu 4: ( 5điểm ) Dùng mặt phẳng nghiêng đẩy một bao xi măng có khối lượng 50Kg lên sàn ô tô . Sàn ô tô cách mặt đất 1,2 m.


a. Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng sao cho người công nhân chỉ cần tạo lực

                  đẩy bằng 200N để đưa bì xi măng lên ô tô . Giả sử ma sát giữa mặt phẳng

                   nghiêng và bao xi măng không đáng kể .


b. Nhưng thực tế không thêt bỏ qua ma sát nên hiệu suất của mặtphẳng nghiêng   

                  là 75% . Tính lực ma sát tác dụng vào bao xi măng.

0CHƯƠNG I: CƠ HỌC

Chuyên đề 1: Chuyển động cơ học

A. Công thức:

1. Công thức tính vận tốc: 
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2. Công thức tính vận tốc trung bình: 
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B. Bài tập áp dụng
Bài 1: Đổi một số đơn vị sau:

a. ... km/h = 5 m/s


b. 12 m/s = ... km/h
c. 150 cm/s = ... m/s = ... km/h
d. 63 km/h = ... m/s = ... cm/s
Bài 2: Cho ba vật chuyển động đều. Vật thứ nhất đi được quãng đường 27km trong 30 phút, vật thứ hai đi quãng đường 48m trong 3 giây, vật thứ ba đi với vạn tốc 60 km/h. Hỏi vật nào chuyển động nhanh nhất và vật nào chuyển động chậm nhất.

Bài 3: Một vật chuyển động trên đoạn đường AB dài 240 m. Trong nửa đoạn đường đầu tiên nó đi với vận tốc v1 = 5 m/s, trong nửa đoạn đường sau nó đi với vận tốc v2 = 6 m/s. Tính thời gian vật chuyển động hết quãng đường AB.

Bài 4: Một ô tô đi 15 phút trên con đường bằng phẳng với vận tốc 45 km/h, sau đó lên dốc 24 phút với vận tốc 36 km/h. Coi ô tô là chuyển động đều. Tính quãng đường ô tô đã đi trong cả giai đoạn.

Bài 5: Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến một hành tinh, người ta phóng lên hành tinh đó một tia la de. sau 12 giây máy thu được tia la de phản hồi về mặt đất. Biết vận tốc của tia la de là 3.105 km/s. Tính khoảng cách từ Trái Đất đến hành tinh đó.

Bài 6: Hai người cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 180 km. Người thứ nhất đi xe máy từ A về B với vận tốc 30 km/h. Người thứ hai đi xe đạp B ngược về A với vận tốc 15 km/h. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và xác định chỗ gặp nhau đó. Coi chuyển động của hai người là đều.

Bài 7: Một xe chuyển động trên đoạn đường AB va dự định đến nơi sau 3 giờ. Nhưng đi được 1 giờ thì xe bị hỏng phải dừng lại để sửa chữa hết 1 giờ. Hỏi muốn đến nơi đúng giờ như dự định ban đầu thì sau khi sửa xong, xe phải có vận tốc tăng lên gấp bao nhiêu lần vận tốc lúc đàu.

Bài 8: Một xe ở A lúc 7giờ 30 phút sáng và chuyển động trên đoạn đường AB với vận tốc v1. Tới 8 giờ 30 phút sáng, một xe khác vừa tới A và cũng chuyển động về B với vận tốc v2 = 45 km/h. Hai xe cùng tới B lúc 10 giờ sáng. Tính vận tốc v1 của xe thứ nhất.

Bài 9: Một vùng biển sâu 11,75 km. Người ta dùng máy SONAR đo độ sâu bằng cách đo thời gian từ lúc phát sóng siêu âm cho đến lúc thu lại âm phản xạ từ đáy biển. Tính khoảng thời gian này với độ sâu nói trên. Biết vận tốc siêu âm ở trong nước là 1650 m/s.

Bài 10: Hai xe chuyển động trên cùng một đoạn đường. Xe thứ nhất đi hết quãng đường đó trong thời gian 45 phút. Xe thứ hai đi hết quãng đường đó trong 1,2 giờ. Tính tỷ số vận tốc của hai xe.

Bài 11: Hai xe chuyển động trên trên cùng một đoạn đường khi xe (1) ở A thì xe (2) ở B phía trước với AB = 5 km. Xe (1) đuổi theo xe (2). Tại C nằm ngoài đoạn AB và BC = 10 km thì xe (1) đuổi kịp xe (2). Tìm tỷ số vận tốc của hai xe.

Bài 12: Có hai xe chuyển động trên đoạn đường thẳng ABC với BC = 3AB. Lúc 7 giờ xe (1) ở A, xe hai ở B cùng chạy về C. Tới 12 giờ cả hai xe cùng tới C. Tìm tỷ số vận tốc của hai xe.

Bài 13: Một xe chuyển động trên đoạn đường thẳng AB, đi được 1/3 đoạn đường thì xe bị hỏng phải dừng lại sửa chữa hết 1/2 thời gian đã đi. Nếu muốn đến nơi như dự định ban đầu thì trên đoạn đường còn lại, xe phải chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu so với vận tốc v1 lúc đầu?
Bài 14: Một người trông thấy tia chớp ở xa và sau đó 8,5 giây thì nghe thấy tiếng sấm. Tính xem tia chớp cách người đó bao xa, cho biết trong không khí vận tốc của âm là 340 m/s và vận tốc của ánh sáng là 3.108 m/s.

Bài 15: Một tín hiệu của một trạm ra đa phát ra gặp một máy bay địch và phản hồi về trạm sau 0,3 ms. Tính khoảng cách từ máy bay của dịch đến trạm ra đa, vận tốc tín hiệu của ra đa là 3.108 m/s. Biết 1s = 1000 ms.

Bài 16: Một chiếc đu quay trong công viên có đường kính 6,5 m. Một người theo dõi một em bé đang ngồi trên đu quay và thấy em bé quay tròn 18 vòng trong 5 phút, tính vận tốc chuyển động của em bé.

Bài 17: Hai người cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 120 km, người thứ nhất đi xe máy với vận tốc 30 km/h người thứ hai đi xe đạp với vận tốc 12,5 km/h. Sau bao lâu hai người gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Coi hai người là chuyển động là đều.

Bài 18: Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc t​ hai địa điểm A và B và cùng chuyển động về điểm C. Biết AC = 108 km; BC = 60 km, Xe khởi hành từ A đi với vận tốc 60 km/h, muốn hai xe đến C cùng một lúc thì xe khởi hành từ B có vận tốc là bao nhiêu?
Bài 19: Hai xe cùng khởi hành lúc 6 giờ sáng từ hai địa điểm A và B cách nhau 360 km. Xe thứ nhất đi từ A về B với vận tốc 48 km/h, xe thứ hai đi từ B ngược với xe thứ nhất với vận tốc 36 km/h. Hai xe gặp nhau luc mấy giờ và ở đâu?

Bài 20: Lúc 7 giờ hai người cùng xuất phát một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 36 km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B, vận tốc của xe thứ nhất là 40 km/h, vận tốc của xe thứ hai là 45 km/h, sau 1 giờ 20 phút khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu?

Bài 21: Hai vật xuất phát từ A và B cách nhau 460 km chuyển động chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Vật thứ nhất chuyển động đều từ A với vận tốc v1, vật thứ hai chuyển động đều từ B với v2 = v1/2. Biết rằng sau 140 giây thì hai vật gặp nhau. Vận tốc mỗi vật là bao nhiêu?
Bài 22: Một ca nô chạy xuôi dòng trên đoạn sông dài 100 km. Vận tốc của ca nô khi không chảy là 24 km/h, vận tốc của dòng nước là 2 km/h. Tính thời gian ca nô đi hết khúc sông đó.

Bài 23: Trong một cơn giông một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây đo được thời gian từ lúc thấy tia chớp loé lên đến lúc nghe tiếng xét là 15s. Biết vận tốc của âm là 340 m/s, tính khoảng cách từ nơi có xét đến chỗ học sinh đứng coi như ta tháy tia chớp tức thì.

Bài 24: Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B, cùng chuyển động về địa điểm C. Biết AC = 120 km, BC = 80 km, xe khởi hành từ A đi với vận tốc 60 km/h. Muốn hai xe đến C cùng một lúc thì xe khởi hành từ B có vận tốc là bao nhiêu?

Bài 25: Hai xe khởi hành lúc 6 giờ 30 phút sáng từ hai địa điểm A và B cách nhau 240 km, xe thứ nhất đi từ A về B với vận tốc 45 km/h. Xe thứ hai đi từ B với vận tốc 36 km/h theo hướng ngược với xe thứ nhất. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

Bài 26: Một vật xuất phát từ A chuyển động đều về phía B cách A 500 m với vận tốc 12,5 m/s. Cùng lúc đó, một vật khác chuyển động đều từ B về A. Sau 30 giây hai vật gặp nhau. Tính vận tốc của vật thứ hai và vị trí hai vật gặp nhau.

Bài 27: Lúc 7 giờ, hai xe cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 24 km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc là 42 km/h, xe thứ hai từ B vận tốc là 36 km/h.

a, Tìm khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ 15 phút kẻ từ lúc xuất phát.

b, Hai xe có gặp nhau không? Nếu có, chúng gặp nhau lúc mấy giờ? ở đâu?

Bài 28: Hai vât chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng. Nếu đi ngược chiều để gặp nhau thì sau 12 giây koảng cách giữa hai vật giảm 16 m. Nếu đi cùng chiều thì sau 12,5 giây, khoảng cách giữa hai vật chỉ giảm 6 m. Hãy tìm vận tốc của mỗi vật và tính quãng đường mỗi vật đã đi được trong thời gian 45 giây.

Bài 29: Hai vật cùng xuất phát từ A và B cách nhau 360 m. Chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Vật thứ nhất chuyển động đều từ A với vận tốc v1,vật thứ hai chuyển động đều từ B với vận tốc v2 = v1/3. Biết rằng sau 140 giây thì hai vật gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi vật.

Bài 30: Một người đi xe máy đi từ A đến B cách nhau 3,6 km, nửa quãng đường đầu xe đi với vận tốc v1, nửa quãng đường sau xe đi với vận tốc v2 = v1/3. Hãy xác định các vận tốc v1 và v2 sao cho sau 18 phút cả hai xe cùng đến được B.

Bài 31: Để đo độ sâu của một vùng biển, người ta phóng một luồng siêu âm hướng thẳng đứng xuống đáy biển. Sau thời gian 36 giây máy thu được siêu âm trở lại. Tính độ sâu của vùng biển đó. Biết rằng vận tốc siêu âm ở trong nước là 300 m/s.

Bài 32: Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 180 km. Xe thứ nhất đi liên tục không nghỉ với vận tốc 30 km/h. Xe thứ hai khởi hành sớm hơn xe thứ hai 1 giờ Nhưng dọc đường lại nghỉ 1 giờ 20 phút. Hỏi xe thứ hai phải có vận tốc là bao nhiêu để tới B cùng một lúc với xe thứ nhất.

Bài 33: Một chiếc xuồng máy chạy xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B. Biết AB = 25 km, vận tốc của xuồng khi nước yên lặng là 20 km/h. Hỏi sau bao lâu xuồng đến B, nếu:

a, Nước sông không chảy.

b, Nước sông chảy từ A đến B với vậ tốc là 3 km/h.

Bài 34: Một ca nô chạy xuôi dòng trên đoạn sông dài 100 km. Vận tốc của ca nô khi nước không chảy là 20 km/h, vận tốc của dòng nước là 4 km/h
a, Tính thời gian ca nô đi hết đoạn sông đó.

b, Nếu ca nô đi ngược dòng thì sau bao lâu ca nô đi hết đoạn sông nói trên?

Bài 35: Một chiếc xuồng máy chuyển động trên một dòng sông. Nếu xuồng chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ, còn nếu xuồng chạy ngược dòng từ B về A mất 4 giờ. Tính vận tốc của xuồng máy khi nước yên lặng và vận tốc của dòng nước, biết khoảng cách giữa A và B là 90 km.

Bài 36: Hai bến sông A và B cách nhau 60 km, dòng nước chảy theo hướng từ A đến B với vận tốc là 2,5 km/h. Một ca nô chuyển động đều từ A về B hết 2 giờ. Hỏi ca nô đi ngược từ A về B trong bao lâu?

Bài 37: Một vận động viên chạy bền trên quãng đường dài 12 km, 1/3 quãng đường đầu vận động viên đó chạy với vận tốc 6 km/h, trên quãng đường còn lại người đó bị tốc độ của gió cản là 3,6 km/h. Hỏi thời gian người đó chạy hết quãng đường là bao nhiêu?

Bài 38: Tại hai điểm A và B trên cùng một đường thẳng cách nhau 120 km h, hai ô tô cùng khởi hành cùng một lúc chạy ngược chiều nhau. Xe đi từ A có vận tốc 30 km/h. Xe đi từ B có vận tốc 50 km/h
a, Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau
b, Xác định thời điểm và vị trí hai xe cách nhau 40 km
Bài 39: Cùng một lúc từ hai địa điểm cách nhau 20 km trên cùng một đường thẳng có hai xe khởi hành chạy cùng chiều, sau 2 h xe chạy nhanh đuổi kịp xe chạy chậm. Biết một xe có vận tốc 30 km/h.
a, Tìm vận tốc của xe thứ hai
b, Tính quãng đi​ờng mà mỗi xe đi được cho đến lúc gặp nhau
Bài 40: Lúc 10 h hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau 96 km đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36 km/h, của xe đi từ b là 28 km/h
a, Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km
b, Xác định thời điểm mà hai xe gặp nhau
Bài 41: Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60 km. Xe (I) có vận tốc là 15 km/h và đi liên tục không nhgỉ. Xe (II) khởi hành sớm hơn 1 h nhưng dọc đường lại nghỉ 2 h. Hỏi xe (II) phải có vận tốc nào để tới B cùng lúc với xe (I).

Bài 42: Lúc 6 h sáng một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ đã đi được 8 km. cả hai chuyển động thẳng đều với các vận tốc là 12 km/h và 4 km/h. Tìm vị trí và thời gian người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ.

Bài 43: Một người mẹ đi xe máy đèo con đến nhà trẻ trên đoạn đường 3,5 km, hết 12 phút. Sau đó người ấy đi đến cơ quan làm việc trên đoạn đường 8 km, hết 15 phút. Tính vận tốc trung bình của xe máy trên các đoạn đường đó và trên cả quãng đường từ nhà đến cơ quan.

Bài 43: Trái đất chuyển động quanh mặt trời trên một quỹ đạo coi nh​ tròn. Khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời là 149,6 triệu km Thời gian để trái đất quay một vòng quanh mặt trời là 365,24 ngày. Tính vận tốc trung bình của trái đất.

Bài 44: Một xe tải đi từ Đà Nẵng lúc 7 giờ, tới Quảng Ngãi lúc 10 giờ xe dừng lại 30 phút rồi đi tiếp đến quy nhơn lúc 15 giờ 10 phút. Tính vận tốc trung bình của tải trên các quãng đường Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Quảng Ngãi – Quy Nhơn, Đà Nẵng – Quy Nhơn.Cho biết quãng đường từ Hà Nội dến Đà Nẵng là 763 km, dến Quảng Ngãi là 889 km, dến Quy Nhơn là 1065 km.

Bài 45: Một người đi xe đạp trên một quãng đường với vận tốc trung bình là 15 km/h. Trên 1/3 quãng đường đầu xe đi với vận tốc là 18 km/h. Tính vận tốc của xe đạp trên quãng đường còn lại.

Bài 46: Một người đi về quê bằng xe đạp, xuất phát lúc 5 giờ 30 phút sáng với vận tốc là 15 km/h. Người đó dự định sẽ nghỉ 40 phút và 10 giờ 30 phút sẽ tới nơi. Đi được nửa đường, sau khi nghỉ 40 phút người đó phát hiện ra xe bị hỏng và phải sửa mất 20 phút. Người đó phải đi tiếp với vận tốc là bao nhiêu để về tới nơi đúng giờ dự định.

Bài 47: Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 160 m hết 45 giây. Khi hết dốc xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 80 m trong 30 giây rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường trên.

Bài 48: Một vật chuyển động từ A dến B cách nhau 240 m Trong nửa đoạn đường đầu vật đi với vận tốc v1 = 5 m/s, nửa quãng đường còn lại vật chuyển động với vận tốc v2 = 3 m/s. Tìm vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB.

Bài 49: Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng AB. Trên 1/3 đoạn đường đầu xe đi với vận tốc 14 km/, 1/3 đoạn đường tiếp theo xe đi với vận tốc 16 km/h, 1/3 đoạn đường cuối cùng xe đi với vận tốc là 10 km/h. Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB.

Bài 50: Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng AB. Nửa đoạn đường đầu vật đi với vận tốc v1 = 25 km/h. Nửa quãng đường sau chia làm hai giai đoạn: trong 1/3 thời gian đầu vật đi với vận tốc v2 = 18 km/h; 2/3 thời gian sau vật đi với vận tốc v3 = 12 km/h. Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB.

Bài 51: Một người chuyển động trên một quãng đường theo 3 giai đoạn sau:
Giai đoạn 1: Chuyển động thẳng đều với vận tốc 18 km/h trong 3 km đầu tiên
Giai đoạn 2: Chuyển động biến đổi đều trong 45 phút với vận tốc 30 km/h
Giai đoạn 3: Chuyển động đều trên quãng đường 8 km trong thời gian 10 phút
Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường trên.

Bài 52: Một chiếc xe chuyển động trong 3 giờ 50 phút. Trong nửa giờ đầu xe có vận tốc trung bình là 25 km/h. Trong 3 giờ 20 phút sau xe có vận tốc trung bình là 30 km/h. Tính vận tốc trung bình trong suốt thời gian chuyển động của xe.

Bài 53: Một người đi xe đạp trên một đoạn đường. Nửa đoạn đường đầu xe đi với vận tốc 12 km/h, 1/3 đoạn đường xe đi với vận tốc 8 km/h, trên phần đoạn đường còn lại xe đi với vận tốc 18 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường trên.

Bài 54: Một xe có vị trí ở A lúc 8 giờ sáng và đang chuyển động đều về B. Một xe khác có vị trí tại A lúc 9 giờ và cũng chuyển động đều về B với vận tốc v2 = 55 km/h. Đi được một quãng đường xe thứ nhất dừng lại 30 phút rồi chạy tiếp với vận tốc bằng vận tốc cũ. Xe thứ hai đến B lúc 11 giờ trước xe thứ nhất 15 phút. Tính vận tốc v1 của xe thứ nhất.

Bài 55: Lúc 8 giờ một người đi xe đạp với vận tốc đều 12 km/h gặp một người đi bộ ngược chiều với vận tốc đều 4 km/h trên cùng một doạn đường. Tới 8 giờ 30 phút người đi xe đạp dừng lại, nghỉ 30 phút rồi quay trở lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc có độ lớn nh​ trước. tìm nơi và lúc người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ.

Bài 56: Một xe chuyển động với vận tốc trung bình v1 = 30 km/h trong 1/3 thời gian và với vận tốc trung bình v2 = 45 km/h trong thời gian còn lại. Tính vận tốc trung bình trong suốt thời gian chuyển động.

Bài 57: Một người chuyển động trên đoạn đường AB. Trên 1/3 đoạn đường đầu người đó đi với vận tốc 18 km/h. Trong hai nửa thời gian còn lại người ấy có các vận tốc trung bình lần lượt là 14 km/h và 10 km/h. Tìm vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.

Bài 58: Một xe chuyển động theo 3 giai đoạn, với vận tốc trung bình 36 km/h trong 45 phút đầu tiên. Trong 45 phút tiếp theo xe chuyển động với vận tốc trung bình 42 km/h. Khi đó 45 phút cuối cùng xe đi với vận tốc là bao nhiêu? Biết vận tốc trung bình trên cả 3 giai đoạn trên là 45 km/h.

Bài 59: Một người đi xe đạp có vận tốc trung bình là 10 km/h trong 1 giờ. Người này ngồi nghỉ một khoảng thời gian rồi đi tiếp với vận tốc trung bình 12 km/h trong 30 phút. Cho biết vận tốc trung bình của người này trên cả đoạn đường là 8 km/h. Tìm thời gian nghỉ của người đó.

Bài 60: Một vật chuyển động từ A đến B cách nhau 250 km. Trong nửa đoạn đường đầu vật đó đi với vận tốc là 9 km/h. Nửa đoạn đường còn lại vật đó đi với vận tốc là bao nhiêu? Với vận tốc trung bình của vật đó là 12 km/h.

Bài 61: Một người đi xe đạp trên cả đoạn đường AB. Trên 1/3 đoạn đường đầu xe đi với vận tốc 14 km/h, 1/3 đoạn đường tiếp theo xe đi với vận tốc 16 km/h, 1/3 đoạn đường cuối cùng xe đi với vận tốc 8 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB.

Bài 62: Một người đi xe đạp trên cả đoạn đường AB. Trên 1/5 đoạn đường đầu xe đi với vận tốc 15 km/h, 3/5 đoạn đường tiếp theo xe đi với vận tốc 18 km/h, 1/5 đoạn đường cuối cùng xe đi với vận tốc 10 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB.

Bài 63: Một người đi xe đạp trên cả đoạn đường AB. Trên 2/7 đoạn đường đầu xe đi với vận tốc 20 km/h, 1/7 đoạn đường tiếp theo xe đi với vận tốc 36 km/h, 1/7 đoạn đường tiếp theo xe đi với vận tốc 24 km/h, 3/7 đoạn đường cuối cùng xe đi với vận tốc 15 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB.

Bài 64: Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 600 m. Trên 1/3 đoạn đường đầu xe đi với vận tốc v1. 1/3 đoạn đường tiếp theo xe đi với vận tốc v2 = v1/3; 1/3 đoạn đường cuối cùng xe đi với vận tốc v3 = v2/3. Hãy xác định vận tốc v1, v2, v3 biết sau 1,5 phút người ấy đến được B.

Bài 65: Hai bến sông A và B cách nhau 28 km. Dòng nước chảy đều theo hướng AB với vận tốc 5 km/h. Một ca nô chuyển động đều từ A về B hết 1 giờ. Hỏi ca nô đi ngược từ B về A trong bao lâu?

Bài 66: Một người dự định đi bộ một quáng đường với vận tốc không đổi 6 km/h. Nhưng đi đúng đến nửa đường thì nhờ bạn đèo xe đạp đi tiếp với vận tốc không đổi 15 km/h, do đó đến nơi sớm hơn dự định 25 phút. Hỏi người ấy đi toàn bộ quãng đường thì hết bao lâu?

Bài 67: Cùng một lúc có hai xe xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 60 km, chúng chuyển động cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 30 km/h, xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 40 km/h
1, Tính vận tốc hai xe sau một giờ kể từ lúc xuất phát.

2, Sau khi xuất phát được 1 giờ 30 phút, xe thứ nhất đột ngột tăng tốc và đạt đến vận tốc 50 km/h. Hãy xác định thời điểm và hai xe gặp nhau.

Bài 68: Một ca nô chạy từ bến A đến bến B rồi lại trở về bến A trên một dòng sông. Hỏi nước sông chảy nhanh hay chảy chậm thì vận tốc trung bình của ca nô trong suốt thời gian cả đi lẫn về lớn hơn.

Bài 69 *: Ba người đều đi xe đạp xuất phát từ A đi về B. Người thứ nhất đi với vận tốc v1 = 8 km/h. Sau 15 phút thì người thứ hai xuất phát với vận tốc là 12 km/h. Người thứ ba đi sau người thứ hai 30 phút. Sau khi gặp người thứ nhất, người thứ ba đi thêm 30 phút nữa thì xẽ cách đều người thứ nhất và người thứ hai. Tìm vận tốc của người thứ ba.

Bài 70 *: Ba người chỉ có một chiếc xe đạp cần đi từ A đến B cách nhau 20 km trong thời gian ngắn nhất và cả ba người đều có mặt ở B cùng lúc. Xe đạp chỉ đi được hai người nên một người phải đi bộ. Đầu tiên người thứ nhát đèo người thứ hai còn người thứ ba đi bộ, đến một vị trí nào đó thì người thứ nhất để người thứ hai đi bộ tiếp đến B còn mình quay xe lại đón người thứ ba. Tính thời gian chuyển động biết vận tốc đi bộ là 4 km/h còn vận tốc của xe đạp là 20 km/h.

Bài 71 *: Một ca nô đang chạy ngược dòng thì gặp một bè trôi xuống. Sau khi gặp bè một giờ thì động cơ ca nô bị hỏng. Trong thời gian 30 phút sửa động cơ thì ca nô trôi theo dòng Khi sửa xong, người ta cho ca nô chuyển động tiếp thêm một giờ rồi cập bến để dỡ nhanh hàng xuống. Sau đó ca nô quay lại và gặp bè ở điểm cách điểm gặp lúc trước là 9 km. Tìm vận tốc dòng chảy. Biêt rằng vận tốc của dòng chảy và của ca nô đối với nước là không đổi. Bỏ qua thời gian dừng lại ở bến.
Bài 72 *: Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng là v1 = 10 km/h và v2 = 12 km/h. Người thứ ba xuất phát sau hai người nói trên 30 phút. Khoảng thời gian giữa hai lần gặp của người thứ ba với hai người đi là trước là t = 1 giờ. Tìm vận tốc của người thứ ba.
Chuyên đề 2: Lực và áp suất

A. Công thức

1. Công thức tính áp suất: 
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p

S

=

 (3) trong đó p: áp suất (Pa hay N/m²); F: áp lực (N); s: diện tích bị ép (m²)
2. Công thức tính áp suất chất lỏng: p = d.h trong đó p: áp suất (Pa hay N/m²); d: trọng lượng riêng (N/m³);  h: độ sâu của chất lỏng (m)
3. Công thức bình thông nhau: 
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 (4) trong đó F: lực tác dụng lên tiết diện nhánh thứ nhất (N); f: lực tác dụng lên tiết diện nhánh thứ 2 (N); S: tiết diện nhánh thứ nhất (m²); s: tiết diện nhánh thứ 2 (m²)
4. Công thức tính trọng lực: P = 10.m trong đó P: là trọng lực (N); m: là khối lượng (kg)
5. Công thức tính khối lượng riêng: 
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 (5) trong đó D: khối lượng riêng (kg/m³); V: là thể tích (m3)
6. Công thức tính trọng lượng riêng: d = 10 D trong đó d: là trọng lượng riêng (N/m³)

B. Bài tập áp dụng

Bài 1: Một vật có khối lượng 7,5 kg buộc vào một sợi dây. Cần phải giữ dây một lực bằng bao nhiêu để vật cân bằng?

Bài 2: Treo một vật vào một lực kế thấy lực kế chỉ 45 N.
a, Hãy phân tích các lực tác dụng vào vật. Nêu rõ điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của các lực đó.
b, Khối lượng của vật là bao nhiêu?

Bài 3: Một vật có khối lượng 5 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Diện tích mặt tiếp xúc của vật với mặt bàn là 84 cm². Tính áp suất tác dụng lên mặt bàn.

Bài 4: Một vật hình khối lập phương, đặt trên mặt bàn nằm ngang, tác dụng lên mặt bàn một áp suất 36000N/m². Biết khối lượng của vật là 14,4 kg. Tính độ dài một cạnh của khối lập phương ấy.

Bài 5: Một viên gạch có các kích thước 12 cm, 14 cm, 20 cm và khối lượng 800g. Đặt viên gạch sao cho mặt của viên gạch tiếp xúc lên mặt bàn. Tính áp suất tác dụng lên mặt bàn các trường hợp có thể xảy ra.

Bài 6: Một xe bánh xích có trọng lượng 48000 N, diện tích tiếp xúc của các bản xích của xe lên mặt đất là 1,25 m². Tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất. Hãy so sánh áp suất của xe lên mặt đất với áp suất của một người nặng 65 kg có diện tích tiếp xúc của hai bàn chân lên mặt đất là 180 cm².

Bài 7: Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,65.104 N/m². Diện tích bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03 m². Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó là bao nhiêu?

Bài 8: Đặt một bao gạo 65 kg lên một cái ghế 4 chân có khối lượng 4,5 kg, diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8 cm². áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là bao nhiêu?

Bài 9: Người ta dùng một cái đột để đục lỗ trên một tấm tôn mỏng, mũi đột có tiết diện 4.10 –7 m², áp lực do búa đập vào đột là 60 N, áp suất do mũi đột tác dụng lên tấm tôn là bao nhiêu?

Bài 10: Đặt một hộp gỗ lên mặt bàn nằm ngang thì áp suất do hộp gỗ tác dụng xuống mặt bàn là 720 N/m². Khối lượng của hộp gỗ là bao nhiêu? Biết diện tích mặt tiếp xúc của hộp gỗ với mặt bàn là 0,35 m².

Bài 11: Một xe tải có khối lượng 8,5 tấn và 8 bánh xe, diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe xuống mặt bàn là 8,5 cm². Coi mặt đường là bằng phẳng. áp suất của xe lên mặt đường khi xe đứng yên là bao nhiêu?

Bài 12: Một vật hình hộp chữ nhật kích thước 20 cm, 15 cm, 20 cm đặt trên mặt bàn nằm ngang. Biết trọng lượng riêng của chất làm vật 20400 N/m³. Hỏi áp suất lớn nhất và áp suất nhỏ nhất tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu?

Bài 13: Áp lực của gió tác dụng trung bình lên một cánh bườm là 6800 N, khi đó cánh buồm chịu một áp suất là 50 N/m². Tính diện tích của cánh bườm?

Bài 14: Một thỏi sắt có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 40 cm, 20 cm, 10 cm. Trọng lượng riêng của sắt 78000 N/m³. Đặt một thỏi sắt này trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng lên một thỏi sắt một lực F có phương thẳng đứng ​ớng xuống và có độ lớn 100 N. Hãy tính áp suất tác dụng lên mặt bàn có thể?

Bài 15: Đặt một hộp gỗ lên mặt bàn nằm ngang thì áp suất của hộp gỗ tác dụng suống mặt bàn là 560 N/m²

a, Tính khối lượng của hộp gỗ, biết diện tích mặt tiếp xúc của hộp gỗ với mặt bàn là 0,5 m²

b, Nếu nghiêng mặt bàn đi một chút so với phương ngang, áp suất do hộp gỗ tác dụng lên mặt bàn có thay đổi không? Nếu có áp suất này tăng hay giảm?

Bài 16: Hai hộp gỗ giống nhau đặt trên mặt bàn. Hỏi áp suất tác dụng lên mặt bàn thay đổi như thế nào nếu chúng được xếp chồng lên nhau?

Bài 17: Một cái bàn có 4 chân, diện tích tiếp xúc của mỗi chân bàn với mặt đất là 36 cm². Khi đặt bàn trên mặt đất nằm ngang, áp suất do bàn tác dụng lên mặt đất là 8400 N/m². Đặt lên mặt bàn một vật có khối lượng m thì áp suất tác dụng lên mặt đất lúc đó là 20000 N/m². Tính khối lượng m của vật.

Bài 18: Người ta đổ vào ống chia độ một lượng thuỷ ngân và một lượng nước có cùng khối lượng. Chiều cao tổng cộng của hai lớp chất lỏng là 29,2 cm. Tính áp suất các chất lỏng tác dụng lên đáy ống. Với trọng lượng riêng của thuỷ ngân là 136000 N/m³ và trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m³.

Bài 19: Trong một xilanh có dạng một hình trụ tiết diện 10 cm², bên trong có chứa một lớp thuỷ ngân và một lớp nước có cùng độ cao 10 cm. Trên mặt nước có đặt một píttông khối lượng 1 kg. Tác dụng một lực F có phương thẳng đứng từ trên xuống thì áp xuất của đáy bình là 6330 N/m², trọng lượng riêng của thuỷ ngân là 136000 N/m³ và trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m³. Tính lực F đó.

Bài 20: Một thùng cao 1,2 m đựng đầy nước. Hỏi áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4 m là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m³.

Bài 21: Một tàu ngầm đang di chuyển ở dưới biển, áp kế đặt ngoài vỏ tàu chỉ áp sất 2020000 N/m², một lúc sau áp kế chỉ 860000 N/m². Độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm là bao nhiêu biết trọng lượng riêng của nước biển 10300 N/m³

Bài 22: Một bình thông nhau chứa nước biển, người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai mặt thoáng chênh lệch nhau 20 cm. Độ cao của cột xăng là bao nhiêu?

Bài 23: Một thợ lặn xuống độ sâu 40 m so với mặt nước biển. Cho trọng lượng riêng trung bình của nước biển 10300 N/m³. Áp suất ở độ sâu mà người thợ lặn đang lặn là bao nhiêu? Phần trong suốt phía trước mắt của áo có diện tích là 0,016 m². Áp lực của nước tác dụng lên phần diện tích này là bao nhiêu?

Bài 24: Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 240 m. Biết rằng trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 10300 N/m³. Áp suất tác dụng lên thân tàu là bao nhiêu?

Bài 25: Tác dụng một lực 480 N lên pittông nhỏ của một máy ép dùng nước. Diện tích của pittông nhỏ là 2,5 cm², diện tích của pittông lớn là 200 cm², áp suất tác dụng lên pittông nhỏ và lực tác dụng lên pittông lớn là bao nhiêu?

Bài 26: Đường kính pittông nhỏ của một máy ép dùng chất lỏng là 2,8 cm. Hỏi diện tích tối thiểu của pittông lớn là bao nhiêu để tác dụng một lực là 100 N lên pittông nhỏ có thể nâng được một ô tô có trọng lượng 35000 N.

Bài 27: Trong một máy ép dùng chất lỏng, mỗi lần pittông nhỏ đi xuống một đoạn 0,4 m thì pittông lớn được nâng lên một đoạn 0,02 m. Lực tác dụng lên vật đặt trên pittông lớn là bao nhiêu nếu tác dụng vào pittông nhỏ một lực 800 N.

Bài 28: Một thợ lặn xuống độ sâu 36 m so với mặt nước biển. Cho trọng lượng riêng của nước biển 10300 N/m³. Biết áp suất lớn nhất mà người thợ lặn có thể chịu đựng được là 473800 N/m², hỏi người thợ lăn đó chỉ nên lặn đến độ sâu nào để có thể an toàn.

Bài 29: Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 280 m, hỏi áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu? Biết rằng trọng lượng riêng trung bình là 10300 N/m³. Nếu cho tàu lặn sâu thêm 40 m nữa thì áp suất tác dụng lên thân tàu tại đó là bao nhiêu?

Bài 30: Trong một bình thông nhau chứa thuỷ ngân người ta đổ thêm vào một nhánh axít sunfuric và nhánh còn lại đổ thêm nước, khi cột nước trong nhánh thứ hai là 65 cm thì thấy mực thuỷ ngân ở hai nhánh ngang nhau. Tìm độ cao của cột axít sunfuric. Biết rằng trọng lượng riêng của axít sunfuric và của nước lần lượt là 18000 N/m³ và 10000 N/m³. Kết quả có thay đổi không nếu tiết diện ngang của hai nhánh không giống nhau.

Bài 31: Cho một cái bình hẹp có độ cao đủ lớn. Cho trọng lượng riêng của thuỷ ngân là 136000 N/m³, của nước là 10000 N/m³.

a. Người ta đổ thuỷ ngân vào ống sao cho mặt thuỷ ngân cách đáy ống 0,46 cm, tính áp suất do thuỷ ngân tác dụng lên đáy ống và lên điểm A cách đáy ống 0,14 cm.

b. Để tạo ra một áp suất của đáy ống như câu a, phải đổ nước vào ống đến mức nào.

Bài 32: Một cái đập nước của nhà máy thuỷ điện có chiều cao từ đáy hồ chứa nước đến mặt đập là 150 m. Khoảng cách từ mặt đập đến mặt nước là 20 m cửa van dẫn nước vào tua bin của máy phát điện cách đáy hồ 30 m. Tính áp suất của nước tác dụng lên cửa van, biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m³.

Bài 33: Một cái cốc hình trụ, chứa một lượng nước, lượng thuỷ ngân và lượng dầu. Độ cao của cột thuỷ ngân là 4 cm, độ cao của cột nước là 2 cm và tổng cộng độ cao của chất lỏng chứa trong cốc là 40 cm. Tính áp suất của chất lỏng lên đáy cốc. Cho khối lượng riêng của nước là 1 g/cm³, của thuỷ ngân là 13,6 g/cm³ và của dầu là 0,8 g/cm³.

Bài 34: Người ta dựng một ống thuỷ tinh vuông góc với mặt thoáng của nước trong bình, hai đầu ống đều hở, phần ống nhô trên mặt nước có chiều cao 7 cm, sau đó rót dầu vào ống. Ống phải có chiều dài bằng bao nhiêu để nó có thể hoàn toàn chứa dầu? Cho trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m³.

Bài 35: Bình A hình trụ có tiết diện 6 cm² chứa nước đến độ cao 25 cm. Bình hình trụ B có tiết diện 12 cm² chứa nước đến độ cao 60 cm. Người ta nối chúng thông nhau ở đáy bằng một ống dẫn nhỏ. Tìm độ cao ở cột nước ở mỗi bình. Đáy của hai bình ngang nhau và lượng nước chứa trong ống dẫn là không đáng kể.

Bài 36: Một bình thông nhau có hai nhánh giống nhau chứa thuỷ ngân. Đổ vào nhánh A một cột nước cao 30 cm vào nhánh B một cột dầu cao 5 cm. Tính độ chênh lệch mức thuỷ ngân ở hai nhánh A và B. Biết trọng lượng riêng của nước, của dầu và của thuỷ ngân lần lượt là 10000 N/m³, 8000 N/m³ và 136000 N/m³.

Bài 37: Một ống chứa đầy nước đặt nằm ngang tiết diện ngang của phần rộng là 60 cm², của phần hẹp là 20 cm². Hỏi lực ép lên pittông nhỏ là bao nhiêu để hệ thống cân bằng lực tác dụng lên pittông lớn là 3600 N.

Bài 38: Đường kính pittông nhỏ của một máy ép dùng chất lỏng là 2,5 cm. Hỏi diện tích tối thiểu của pittông lớn là bao nhiêu để tác dụng một lực 150 N lên pittông nhỏ có thể nâng được một ô tô có trọng lượng 40000 N.

Bài 39: Áp suất của khí quyển là 75 cmHg. Tính áp suất ở độ sâu 10 m dưới mặt nước, cho biết. Trọng lượng riêng của thuỷ ngân 136000 N/m³ và trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m³.

Bài 40: Hai ống hình trụ thông nhau. Tiết diện của mỗi ống là 12,5 cm². Hai ống chứa thuỷ ngân tới một mức nào đó. Đổ 1 lít nước một ống, rồi thả vào nước một vật có trọng lượng 1,8 N. Vật nổi một phần trên mặt nước. Tính khoảng cách chênh lệch giữa hai mặt thuỷ ngân trong hai ống. Trọng lượng riêng của thuỷ ngân là 136000 N/m³.
Bài 41: Một bình chứa có miệng là hình trụ, được đậy khít bởi một pittông tiếp xúc với mặt nước. Gắn vào pittông một ống thẳng đứng có bán kính trong 5 cm. Pittông có bán kính 10 cm và có trọng lượng 200 N. Tính chiều cao của cột nước trong ống khi píttông cân bằng
Bài 42: Một ống hình chữ U gồm hai nhánh có tiết diện khác nhau. Tiết diện nhánh bên trái nhỏ hơn tiết diện nhánh bên phải 3 lần. Đổ thuỷ ngân vào ống người ta thấy mặt thoáng của thuỷ ngân ở nhánh trái cách miệng ống đoạn l = 45 cm. Đổ đầy nước vào nhánh trái. Tính độ chênh lệch giữa hai mực thuỷ ngân trong hai nhánh.

Bài 43: Một bình thông nhau gồm hai nhánh, nhánh A chứa nước có trọng lượng riêng d1 = 10000 N/m³, nhánh B chứa dầu hoả có trọng lượng riêng d2 = 8000 N/m³, có một khoá K ở phần ống ngang thông hai ống với nhau. Mực chất lỏng ở hai nhánh khi khoá K đóng ngang nhau và có độ cao h = 24 cm so với khoá.

a, So sánh các áp suất ở hai bên khóa K.

b, Mở khóa K. Có hiện tượng gì xảy ra? Muốn cho khi mở khoá K hai chất lỏng ở trong hai ống không dịch chuyển thì phải đổ thêm hay rút bớt dầu trong nhánh B? Tính chiều cao dầu lúc đó?

Chuyên đề 3: Lực đẩy Acsimet và công cơ học
A. Công thức

1. Công thức về lực đẩy Acsimet: FA = d.V trong đó FA: Lực đẩy Acimet (N); d: Trọng lượng riêng (N/m³); V: Thể tích vật chiếm chỗ (m³)
2. Công thức tính công cơ học: A = F.s trong đó A: Công cơ học (J); F: Lực tác dụng vào vật (N); s: Quãng đường vật dịch chuyển (m)
B. Bài tập áp dụng

Bài 1: Thả hai vật có khối lượng bằng nhau chìm trong một cốc nước. Biết vật thứ nhất làm bằng sắt, vật thứ hai làm bằng nhôm. Hỏi lực đẩy Ac si mét tác dụng lên vật nào lớn hơn? vì sao?

Bài 2: Một vật làm bằng kim loại, nếu bỏ vào bình nước có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 150 cm³. Nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 10,8 N
a, Tính lực đấy Ac si met tác dụng lên vật.

b, Xác định khối lượng riêng của chất làm lên vật.

Bài 3: Treo một vật nhỏ vào một lực kế và đặt chúng trong không khí thấy lực kế chỉ 18 N. Vẫn treo vật vào lực kế Nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn vào trong nước thấy lực kế chỉ 10 N. Tính thể tích của vật và trọng lượng riêng cả nó.

Bài 4: Một vật có khối lượng 598,5 g làm bằng chất có khối lượng riêng 10,5 g/cm³ chúng được nhúng hoàn toàn vào trong nước. Tìm lực đẩy Ac si met tác dụng lê vật.

Bài 5: Móc một vật A vào một lực kế thì thấy lực kế chỉ 12,5 N, Nhưng khi nhúng vật vào trong nước thì thấy lực kế chỉ 8 N. Hãy xác định thể tích của vật và khối lượng riêng của chất làm lên vật.

Bài 6: Treo một vật vào một lực kế trong không khí thì thấy lực kế chỉ 18 N. Vẫn treo vật bằng một lực kế đó nhưng nhúng vào trong thủy ngân có khối lượng riêng là 13600 kg/m³ thấy lực kế chỉ 12 N. Tính thể tích của vật và khối lượng riêng của nó.

Bài 7: Thả một vật làm bằng kim loại vào bình đo thể tích có vạch chia độ thì nước trong bình từ vạch 180 cm³ tăng đến vạch 265 cm³. Nếu treo vật vào một lực kế trong điều kiện vật vẫn nhúng hoàn toàn trong nước thấy lực kế chỉ 7,8 N
a, Tính lực đẩy Ac si mét tác dụng lên vật.

b, Xác định khối lượng riêng của chất làm vật.

Bài 8: Một vật hình cầu có thể tích V thả vào một chậu nước thấy vật chỉ bị chìm trong nước một phần ba. Hai phần ba còn lại nổi trê mặt nước. Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu.

Bài 9: Một vât có khối lượng 0,75 kg và khối lượng riêng 10,5 g/cm³ được thả vào một chậu nước. Vật bị chìm xuống đáy hay nổi trên mặt nước? tại sao? Tìm lực đẩy Ac si met tác dụng lên vật.

Bài 10: Một vật có khối lượng riêng 400 kg/m³ thả trong một cốc đựng nước. Hỏi vật bị chìm bao nhiêu phần trăm thể tích của nó trong nước.

Bài 11: Một cục nước đá có thể tích 400 cm³ nổi trên mặt nước. Tính thể tích của phần nước đá nhô ra khỏi mặt nước. Biết khối lượng riêng của nước đá là 0,92 g/cm³

Bài 12: Thả một vật hình cầu có thể tích V vào dầu hoả, thấy 1/2 thể tích của vật bị chìm trong dầu.

a, Tính khối lượng rêng của chất làm quả cầu. Biết khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m³

b, Biết khối lượng của vật là 0,28 kg. Tìm lực đẩy Ac si met tác dụng lên vật
Bài 13: Một cục nước đá có thể tích 360 cm³ nổi trên mặt nước.

a, Tính thể tích của phần cục đá nhô ra khỏi mặt nước, biết khối lượng riêng của nước đá là 0,92 g/cm³

b, So sánh thể tích của cục nước đá và phần thể tích nước do cục nước đá tan ra hoàn toàn.

Bài 14: Trong một bình đựng nước có một quả cầu nổi, một nửa chìm trong nước. Quả cầu có chìm sâu hơn không nếu đ​a cái bình cùng quả cầu đó lên một hành tinh mà ở đó trọng lực gấp đôi so với trái đất.

Bài 15: Một cái bình thông nhau gồm hai ống hình trụ giống nhau có chứa sẵn nước. Bỏ vào trong ống một quả cầu bằng gỗ có khối lượng 85 g thì thấy mực nước mỗi ống dâng lên 34 mm. Tính tiết diện ngang của mỗi ống bình thông nhau.

Bài 16: Một quả cầu có trọng lượng riêng 8200 N/m³, thể tích là 100 m³ nổi trên mặt một bình nước. Người ta rót dầu phủ kín hoàn toàn quả cầu. Tín thể tích phần quả cầu ngập trong nước. Cho trọng lượng riêng của dầu là 7000 N/m³

Bài 17: Một cái bình thông nhau gồm hai ống hình trụ mà S1 = 2S2 có chứa sẵn nước. Bỏ vào trong ống một quả cầu bằng gỗ có khối lượng 650 g thì thấy mực nước mỗi ống dâng lên 4,5 mm. Tính tiết diện ngang của mỗi ống bình thông nhau.

Bài 18: Một khí cầu có thể tích 100 cm³ chứa đầy khí Hiđrô. Trọng lượng của khí cầu gồm cả vỏ và khí Hiđrô là 500 N. Tính lực nâng của khí cầu và trọng lượng riêng của khí quyển ở độ cao mà khí cầu đạt cân bằng. Trọng lượng riêng của khí quyển là 12,5 N/m³

Bài 19: Có hai vật, có thể tích V và 2V khi treo vào hai đĩa cân thì cân ở trạng thái thăng bằng. Sau đó vật lớn được dìm vào dầu có trọng lượng riêng 9000N/m³. Vậy phải dìm vật nhỏ vào chất lỏng có trọng lượng riêng là bao nhiêu để cân vẫn thăng bằng. Bỏ qua lực đẩy acsimet của khí quyển.

Bài 20: Một vật bằng đồng bên trong có khoảng rỗng. Cân trong không khí vật có khối lượng 264 g. Cân trong nước vật có khối lượng 221 g. Trọng lượng riêng của đồng là 89000 N/m³. Bỏ qua lực đẩy acsimet của không khí. Hãy tính thể tích của phần rỗng.

Bài 21: Một bình được cân 3 lần và cho kết quả như sau
– Nếu bình chứa không khí cân nặng 126,29 g.

– Nếu nình chứa khí cácboníc cân nặng 126,94 g.

– Nếu bình chứa đầy nước nước cân nặng 1125 g. Hãy tính trọng lượng riêng của khí cácbôníc, dung tích và trọng lượng của bình. Cho biết trọng lượng riêng của không khí là 12,9 N/m³

Bài 22: Một vật hình cầu, đồng chất có thể tích V, cân bằng ở khoảng mặt tiếp xúc của hai chất lỏng không tan vào nhau chứa trong một bình. Trọng lượng riêng của chất lỏng ở trên và ở dưới lần lượt là d1 và d2. Trọng lượng riêng của vật là d. Tính tỷ lệ thể tích của vật nằm trong mỗi chất lỏng.

CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC
A. Công thức
1, Công thức nhiệt lượng: Q = mc Δt°

Trong đó Q: Nhiệt lượng (J); m: Khối lượng (kg); c: Nhiệt dung riêng (J/kg.K); Δt°: độ tăng (giảm) nhiệt độ của vật (°C)
2, Phương trình cân bằng nhiệt: QTỎA = QTHU
3, Công thức nhiệt lương tỏa ra khi đốt nhiên liệu: Q = mq
Trong đó q: Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/kg); m: Khối lượng nhiên liệu (kg)
4, Công thức hiệu suất của nhiệt lượng: 
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Trong đó H: Hiệu suất toả nhiệt của nhiên liệu (%); Qci: Nhiệt lượng có ích (J); Qtp: Nhiệt lượng toàn phần (J)
B. Bài tập áp dụng.
Bài 1: Trong một bình có chứa m1 = 2 kg nước ở nhiệt độ t1 = 25 °C. Người ta thả vào bình m2 kg nước đá ở nhiệt độ t2 = –20 °C. Hãy tính nhiệt độ trong bình khi có cân bằng nhiệt trong mỗi trường hợp sau đây:

a, m2 = 1 kg

b, m2 = 200 gam

c, m2 = 6 kg
Giá trị nhiệt dung riêng của nước, của nước đá và nhiệt nóng chảy của nước đá lần lượt là: c1 = 4200 J/kg.K; c2 = 2100 J/kg.K; λ = 340.103 J/kg.

Bài 2:
a, Tính nhiệt lượng cần thiết để nung nóng một chi tiết máy bằng thép có khối lượng 0,2 tấn từ 20 °C đến 370 °C biết nhiệt dung dung của thép là 460 J/kg.K
b, Tính khối lượng nhiên liệu cần thiết để cung cấp nhiệt lượng trên, biết năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là 46000 J/kg và chỉ 40% nhiệt lượng là có ích.
Bài 3: Người ta thả miếng sắt khối lượng 400g được nung nóng tới 70 °C vào một bình đựng 500g nước ở nhiệt độ 20 °C. Xác định nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt. Gọi nhiệt lượng do bình đựng nước thu vào là không đáng kể. Nhiệt dung riêng của nước và của sắt lần lượt là: 4200 J/kg.K và 460 J/kg.K.
Bài 4: Tính nhiệt lượng cần thiết để đun 200 cm³ nước trong một ấm nhôm có khối lượng 500g từ 20 °C đến sôi. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K.

Bài 5: Một bếp dầu hoả có hiệu suất 30%.

a, Tính nhiệt lượng toàn phần mà bếp toả ra khi khối lượng dầu hoả cháy hết là 30g.

b, Tính nhiệt lượng có ích và nhiệt lượng hao phí.
c, Với lượng dầu nói trên có thể đun được bao nhiêu nước từ 30 °C lên đến 100 °C. Năng suất toả nhiệt của dầu là 44.106 J/kg. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.
Bài 6: Tính lượng dầu cần thiết để để đun 2 lít nước đựng trong một ấm nhôm từ 20 °C đến 100 °C. Cho biết khối lượng của ấm là 0,5 kg; nhiệt dung riêng của nước là 4200K/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K. Năng suất toả nhiệt của dầu là 4,5.107J/kg và có 50% năng lượng bị hao phí ra môi trường xung quanh.

Bài 7: Có 3 kg hơi nước ở nhiệt độ 100 °C được đưa vào một lò dùng hơi nóng. Nước từ lò đi ra có nhiệt độ 70 °C. Hỏi lò đã nhận một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Nhiệt hoá hơi của nước là 2,3.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

Bài 8: Tính nhiệt lượng cần thiết để nấu chảy 20 kg nhôm ở 28 °C. Nếu nấu lượng nhôm đó bằng lò than có hiệu suất 25% thì cần đốt bao nhiêu than? Cho nhiệt dung riêng của của nhôm là 880 J/kg.K; nhiệt nóng chảy của nhôm là 3,78.105 J/kg. Năng suất toả nhiệt của than là 3,6.107 J/kg. Nhiệt độ nóng chảy của nhôm là 658 °C.

Bài 9: Bỏ 25g nước đá ở O °C vào một cái cốc vào một cái cốc chứa 0,4 kg nước ở 40 °C. Hỏi nhiệt cuối cùng của nước trong cốc là bao nhiêu? Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/kg.

Bài 10: Bỏ 400g nước đá ở 0 °C vào 500g nước ở 40 °C, Nước đá có tan hết không? Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, nhiệt nóng chảy của nước là 3,4.105 J/kg.

Bài 11: Đun nóng 2 kg nước từ 20 °C đến khi sôi và 0,5kg đã biến thành hơi. Tính nhiệt lượng cần thiết để làm việc đó. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, nhiệt hoá hơi của nước là 2,3.106 J/kg.

Bài 12: Một bình nhiệt lượng kế bằng đồng khối lượng 128g chứa 240g nước ở nhiệt độ 8,4 °C. Người ta thả vào bình một miếng kim loại khối lượng 192g đã được nung nóng tới 100 °C. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,5 °C. Xác định nhiệt dung riêng của kim loại. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K và của nước là 4200 J/kg.K.

Bài 13: Một bình bằng nhôm khối lượng 0,5 kg đựng 0,118 kg nước ở nhiệt độ 20 °C. người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2kg đã được nung nóng tới 75 °C Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự toả nhiệt ra môi trường xung quanh. Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm, của nước và của sắt lần lượt là 880 J/kg.K; 4200 J/kg.K và 460 J/kg.K.
Bài 14: Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50g ở nhiệt độ 136 °C vào một nhiệt lượng kế có nhiệt dung là 50 J/K và chứa 100g nước 14 °C. Xác định khối lượng kẽm và chì trong miếng hợp kim trên, biết nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 18 °C. Bỏ qua sự chao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Nhiệt dung riêng kẽm và chì tương ứng là 377 J/kg.K và 126 J/kg.K.

Bài 15: Một bếp điện đun một ấm đựng 500g nước ở 15 °C. Nếu đun 5 phút, nhiệt độ nước lên đến 23 °C. Nếu lượng nước là 750g thì đun trong 5 phút thì nhiệt độ chỉ lên đến 20,8 °C. Cho hiệu suất của bếp là 40% và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.
a, Tính nhiệt lượng của ấm thu vào để tăng lên 1 °C.

b, Tính nhiệt lượng do bếp điện toả ra trong 1 phút.

Bài 16: Bỏ một vật rắn khối lượng 100g ở 100 °C vào 500g nước ở 15 °C thì nhiệt độ sau cùng của vật là 16 °C. Thay nước bằng 800g chất lỏng khác ở 10 °C thì nhiệt độ sau cùng là 13 °C. Tìm nhiệt dung riêng của vật rắn và chất lỏng đó. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.
Bài 17: Thả 1,6 kg nước đá ở –10 °C vào một nhiệt lượng kế đựng 1,6 kg nước ở 80 °C, bình nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 200 g và có nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K.
a, Nước đá có tan hết hay không?
b, Tính nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2100 J/kg.K và nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 336000 J/kg.
Bài 18: Dùng một bếp điện để đun nóng một nồi đựng nước đá ở –20 °C. Sau 2 phút thì nước đá bắt đầu nóng chảy. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá và của nước lần lượt là 2100 J/kg.K và 4200 J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 3,4.105 J/kg. Hiệu suất đun nóng là 60%.

a, Sau bao lâu nước đá bắt đầu nóng chảy hết?

b, Sau bao lâu nước bắt đầu sôi?

c, Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ của nước vào thời gian đun.
d, Tìm nhiệt lượng mà bếp đã toả ra từ đầu đến khi nước bắt đầu sôi.
Bài 19: Người ta thả 300g hỗn hợp gồm bột nhôm và thiếc được nung nóng tới t1 = 100 °C vào một bình nhiệt lượng kế có chứa 1 kg nước ở nhiệt độ t2 = 15 °C. Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là t = 17 °C. Hãy tính khối lượng nhôm và thiếc có trong hỗn hợp trên. Cho biết khối lượng của nhiệt lượng kế là 200g. Nhiệt dung riêng của nhiệt kế, của nhôm, của thiếc và của nước lần lượt là 460 J/kg.K, 900 J/kg.K, 230 J/kg.Kvà 4200 J/kg.K.

Bài 20: Có hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa m1 = 4 kg nước ở nhiệt độ t1 = 20 °C; bình 2 chứa m2 = 8 kg nước ở t2 = 40 °C. Người ta đổ một lượng nước m từ bình 2 sang bình 1. Sau khi nhiệt độ ở bình 1 đã ổn định, người ta lại chuyển lượng nước m từ bình 1 sang bình 2. Nhiệt độ ở bình 2 cân bằng nhiệt là t2’ = 38 °C. Hãy tính lượng m đã đổ trong mỗi lần và nhiệt độ ổn định t1’ ở bình 1.
Bài 21: Có 2 bình cách nhiệt đựng một chất lỏng nào đó. Một học sinh lần lượt múc từng ca chất lỏng ở bình 1 đổ vào bình 2 và ghi nhiệt độ lại khi cân bằng nhiệt ở bình 2 sau mỗi lần đổ:10 °C; 17,5 °C, x °C, rồi 25 °C. Hãy tính nhiệt độ x khi có cân bằng nhiệt ở lần bị bỏ sót và nhiệt độ của chất lỏng ở bình 1. Coi nhiệt độ và khối lượng của mỗi ca chất lỏng lấy từ bình 1 đều như nhau. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.

Bài 22: Một bình cách nhiệt có chứa các lượng chất lỏng và rắn với khối lượng m1, m2,…, mn ở nhiệt độ ban đầu tương ứng t1, t2, …, tn. Biết nhiệt dung riêng của các chất đó lần lượt bằng c1, c2, …, cn. Tính nhiệt độ chung trong bình khi cân bằng nhiệt.

Bài 23: Trong hai bình cách nhiệt có chứa hai chất lỏng khác nhau ở hai nhiệt độ ban đầu khác nhau. Người ta dùng một nhiệt kế, lần lượt nhúng đi nhúng lại lần lượt vào bình 1, rồi vào bình 2. Chỉ số của nhiệt kế lần lượt là 40 °C, 8 °C, 39 °C, 9,5 °C, ... Đến lần nhúng tiếp theo nhiệt kế chỉ bao nhiêu? Sau một số rất lớn lần nhúng như vậy, nhiệt kế sẽ chỉ bao nhiêu?

Bài 24: Người ta thả một cục nước đá ở nhiệt độ t1 = –50 °C vào một lượng nước ở t2 = 60 °C để thu được 25 kg nước ở 25 °C. Tính khối lượng của nước đá và của nước.

Bài 25: Người ta thả 400g nước đá vào 1 kg nước ở 5 °C. Khi cân bằng nhiệt, khối lượng đá tăng thêm 10g. Xác định nhiệt độ ban đầu của nước đá. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2100 J/kg.K và nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/kg.

Bài 26: Trong một bình bằng đồng,khối lượng 800g có chứa 1 kg ở cùng nhiệt độ 40 °C người ta thả vào đó một cục nước đá ở nhiệt độ –10 °C. Khi có cân bằng nhiệt, ta thấy còn sót lại 150g nước đá ch​a tan. Xác định khối lượng ban đầu của nước đá. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 400 J/kg.K.

Bài 27: Trong một nhiệt lượng kế có chứa 1 kg nước và 1 kg nước đá ở cùng nhiệt độ 0 °C người ta rót thêm vào đó 2 kg nước ở 50 °C. Tính nhiệt độ cân bằng cuối cùng.

Bài 28: Trong một bình chứa 1 kg nước đá ở 0 °C người ta cho dẫn vào 500g hơi nước ở 100 °C. Xác định nhiệt độ và khối lượng nước có trong bình khi nó cân bằng nhiệt. Cho biết nhiệt háo hơi của nước là 2,3.106 J/kg.

Bài 29: Trong một bình bằng đồng khối lượng 0,6 kg có chứa 4 kg nước đá ở –15 °C, người ta dẫn vào 1 kg nước ở 100 °C. Xác định nhiệt độ chung và khối lượng có trong bình khi có cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của đồng 400 J/kg.K của nước là 4200 J/kg.K; của nước đá là 2100 J/kg.K và nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/kg.

Bài 30: Người ta thả 5 kg thép được nung nóng đến 500 °C vào 2,3 kg nước ở nhiệt độ 20 °C. Có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích. Cho nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K, của nước là 4200 J/kg.K nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106 J/kg.

Bài 31: Đun nước trong thùng bằng một sợi dây đốt nhúng trong nước có công suất 1200 W. Sau thời gian 3 phút nước nóng lên từ 80 °C đến 90 °C. Sau đó người ta rút dây nóng ra khỏi nước thì thấy cứ sau mỗi phút nước trong thùng nguội đi 1,5 °C. Coi rằng nhiệt toả ra môi trường một cách đều đặn. Hãy tính khối lượng nước đựng trong thùng. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của thùng.

Bài 32: Bỏ một quả cầu đồng thau có khối lượng 1 kg được nung nóng đến 100 °C vào trong thùng sắt có khối lượng 500g đựng 2kg nước ở 20 °C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Tìm nhiệt độ cuối cùng của nước. Biết nhiệt dung riêng của đồng thau, sắt, nước lần lượt là: c1 = 380 J/kg.K; c2 = 460 J/kg.K; c3 = 4200 J/kg.K.

Bài 33: Bỏ 100g nước đá ở 0 °C vào 300g nước ở 20 °C. Nước đá có tan hết không? Cho nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K. Nếu không tính khối lượng nước đá còn lại?

Bài 34: Dẫn 100g hơi nước ở 100 °C vào bình cách nhiệt đựng nước đá ở –4 °C. Nước đá bị tan hoàn toàn và lên đến 10 °C.

a, Tìm khối lượng nước đá có trong bình. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/kg, nhiệt hoá hơi của nước là 2,3.106 J/kg; nhiệt dung riêng của nước và nước đá lần lượt là 4200 J/kg.K và 2100 J/kg.K.
b, Để tạo nên 100g hơi nước ở 100 °C từ nước ở 20 °C bằng bếp dầu có hiệu suất 40%. Tìm lượng dầu cần dùng, biết năng suất tỏa nhiệt của dầu 4,5.107 J/kg.

Bài 35: Để có 1,2 kg nước ở 36 °C người ta trộn nước ở 15 °C và nước ở 85 °C. Tính khối lượng nước mỗi loại.

Bài 36: Một thỏi hợp kim chì kẽm có khối lượng 500g ở 120 °C được thả vào một nhiệt lượng kế có nhiệt dung 300 J/K chứa 1 kg nước ở 20 °C. Nhiệt độ khi cân bằng là 22 °C. Tìm khối lượng chì, kẽm có trong hợp kim. Biết nhiệt dung riêng của chì, kẽm, nước lànn lượt là:130 J/kg.K; 400 J/kg.K; 4200 J/kg.K.

Bài 37: Một ô tô chạy với vận tốc 36 km/h thì máy phải sinh ra một công suất P = 3220 W. Hiệu suất của máy là H = 40%. Hỏi với 1 lít xăng, xe đi được bao nhiêu km? Biết khối lượng riêng và năng suất toả nhiệt của xăng là D = 700 kg/m³, q = 4,6.107 J/kg.

Bài 38: Một hỗn hợp gồm 3 chất lỏng không tác dụng hoá học với nhau có khối lượng lần lượt là m1 = 1 kg; m2 = 2 kg; m3 = 3 kg. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là: c1 = 2000 J/kg.K, t1 = 10 °C; c2 = 4000 J/kg.K, t2 = –10 °C; c3 = 3000 J/kg.K, t3 = 50 °C. Hãy tìm:
a, Nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng nhiệt.
b, Nhiệt lượng cần để làm nóng hỗn hợp khi cân bằng đến 30 °C.
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